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1- Bình Luận Việt Nam
- Tự do sẽ thắng sự sợ hãi
Trần Đức Tường
 (VNN)

Một ngày trước khi tới Cộng Hòa Liên Bang Đức để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G8, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và phu nhân đã đọc một bài diễn văn quan trọng trước "Đại Hội về Dân Chủ và An Ninh Thế Giới" được tổ chức tại điện Czernin, nằm trong thủ đô Praha của Cộng Hòa Séc. Hội nghị này quy tụ những nhà đấu tranh cho dân chủ, những người bất đồng chính kiến với chính quyền nước họ, đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Trong suốt 30 phút đồng hồ, ông Bush đã thu hút sự chú ý của cử toạ vào những lãnh vực Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền tại các quốc gia độc tài toàn trị, cũng như chủ trương và chính sách của nước Mỹ nhằm dân chủ hóa thế giới. Bài diễn văn đã được cử tọa vỗ tay tán đồng 22 lần.
Ông Bush trong dịp này đã tái khẳng định trước các nhà đấu tranh dân chủ, những nhà đối kháng tại các quốc gia độc tài, rằng ông sẽ tiếp tục Chương Trình Thực Hiện Tự Do của Hoa Kỳ do ông đề ra khi ông ra tái ứng cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai. Ngày hôm nay ông loan báo dùng nửa nhiệm kỳ chót của ông để thực hiện. Ông cho biết, cụ thể, Hoa Kỳ đẩy mạnh Tự Do Dân Chủ để trở thành lực thay thế Đàn Áp và Quá Khích. Ông nói: "Tự Do là phương thức tốt nhất để giải phóng óc sáng tạo, tiềm năng kinh tế của một quốc gia; là trật tự xã hội duy nhất đưa đến công lý; là phương cách duy nhất để thực hiện Nhân Quyền". Ngay ngày hôm nay, tổng thống Bush đã yêu cầu bà Ngoại Trưởng Condoleezza Rice chỉ thị cho các vị Đại Sứ Mỹ tại các quốc gia không có tự do phải tìm kiếm và gặp gỡ những nhà đấu tranh cho dân chủ, những người bất đồng chính kiến với Nhà Nước.
Cũng nên biết là, trước khi tiếp tục Chương Trình Thực Hiện Tự Do, tổng thống Bush đã đích thân gặp gỡ các nhà đối kháng của 16 nước đang đàn áp tự do dân chủ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngay trước khi lên đường công du Âu Châu, tổng thống Bush, phó tổng thống Dick Cheney và toàn bộ Hội Đồng An Ninh quốc gia đã tiếp kiến một phái đoàn 4 tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam trong vòng 45 phút tại Tòa Bạch Ốc. Phái đoàn này gồm các ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Việt Nam Canh tân Cách Mạng Đảng, tức Đảng Việt Tân; Đỗ Thành Công, thuộc đảng Dân Chủ Nhân Dân; Nguyễn Quốc Quân thuộc Cao Trào Nhân Bản và Lê Minh Nguyên thuộc Mạng Lưới Nhân Quyền. Dịp này ông Bush đã lắng nghe các vị trong phái đoàn trình bày về tình hình chính quyền CSVN đàn áp các nhà đấu tranh cho dân chủ mới đây và những đề nghị đối với Hoa Kỳ trong nỗ lực dân chủ hóa Việt Nam. Với những bằng cứ chính xác, trong bài diễn văn, ông Bush đã nói: "Có nhiều nhà đối kháng đã không thể đến với chúng ta vì họ đang bị giam giữ trái phép hay bị quản chế tại gia. Tôi mong có một ngày, trong Hội Nghị như hội nghị này có mặt các vị như Alexander Kozulin của Belarus, Aung San Suu Kyi của Miến Điện, Oscar Elias Biscet của Cuba, Cha Nguyễn Văn Lý của Việt Nam, Ayman Nour của Ai Cập".
Ông cũng thông báo cho Hội Nghị là chính phủ Hoa Kỳ mới thiết lập Quỹ Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền nhằm hỗ trợ pháp lý, giúp đỡ y tế cho những người đấu tranh cho dân chủ tự do đang bị tù đầy, tra tấn bởi các chính thể độc tài đàn áp. Ông cho biết Quỹ này khởi sự với 1 triệu đô la và sẽ được bổ túc tùy theo nhu cầu. Mặt khác, vào thántg 12/2007 tới đây, ngoại trưởng Mỹ sẽ đệ trình đề nghị phát 2 loại giải thưởng hàng năm để tưởng thưởng những nhân vật đấu tranh đẩy mạnh tôn trọng nhân phẩm: Thứ nhất là Giải Thưởng cho những người bảo vệ tự do. Giải này dành cho những người ngoại quốc hay các tổ chức phi chính phủ (NGO) có những hành động phi thường nhằm đẩy mạnh tự do dân chủ và can đảm đối phó với nghịch cảnh. Thứ nhì là giải thưởng Ngoại Giao cho Tự Do. Đây là giải thưởng dành cho các vị đại sứ Hoa Kỳ có công hoàn thành tốt Chương Trình thực Hiện Tự Do của Tổng Thống, tác động chấm dứt độc tài bằng những áp lực chính trị, kinh tế, ngoại giao và các phương tiện khác.
Tổng thống Bush cũng tuyên bố sẽ vận động các cường quốc kinh tế trong nhóm G8 hợp tác trong công cuộc đẩy mạnh tự do dân chủ trên thế giới, nhất là tại các quốc gia hiện đang có chà đạp Nhân Quyền. Ông Bush khẳng định vẫn duy trì bang giao thân thiện với tất cả các nước trên thế giới kể cả các nước đang bị chỉ trích là độc tài, đàn áp những người dân chủ như Trung Quốc, Nga và Việt Nam; nhưng bang giao không có nghĩa là làm ngơ trước những đàn áp dân chủ tự do, trước hoàn cảnh dân chúng trong nước không có tự do, dân chủ. Hoa Kỳ đã nhiều lần nói lên quan điểm bất đồng ý với các chính quyền độc tài khi họ đàn áp nhân dân của họ đòi các quyền căn bản của con người.
Ông Bush cũng khẳng định rằng việc xây dựng dân chủ tự do có thể tùy vào những yếu tố dân tộc, địa phương, văn hóa. Nhưng dân chủ tự do là những giá trị hoàn vũ mà mọi người dù là ở đâu trên quả địa cầu này cũng phải được hưởng như nhau. Ông nói: "Người ta có thể ngăn cản tự do, có thể làm trì trệ nó; nhưng không ai có quyền từ chối nó". Các chính quyền độc tài đàn áp thường dùng bạo lực khủng bố dân chúng khiến dân chúng sợ hãi, không dám đấu tranh. Nhưng lịch sử đã chứng minh là Tự Do đã thắng sự sợ hãi. Ngày hôm nay, nếu có cơ hội thì Tự Do sẽ chiến thắng sự sợ hãi ở khắp mọi quốc gia trên thế giới.
=END=


2- Thời sự Việt Nam 
- Chuyện Chén Nước Tương
Hồng Lê 
 (VNN)
Vụ nước tương có chất 3-MCPD gây ung thư không phải là mới, nhưng người tiêu dùng đã thật sự lo ngại khi lần đầu tiên biết được danh sách các cơ sở sản xuất nước tương có chất 3-MCPD gây ung thư vượt mức cho phép (1mg/kg) của Bộ Y tế, toàn là những công ty "hàng Việt Nam chất lượng cao".
3-MCPD là chất chống mốc, có tên khoa học dài thòng mà viết tắt thì cứ như mã số chứng khoán, là một chất rất khó tiêu hủy; ăn cũng chết, đổ bỏ cũng chết... từ từ. Trong thành phần có Clo nên phải được hủy bằng cách đốt. Trên trang web của FDA, cơ quan kiểm nghiệm thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ có ghi:
www.cfsan.fda.gov/~dms/cpgmcpd
3-MCPD has been shown to cause cancer in long-term studies with animals. Since 1996, many countries, including the European Union, Canada, and several Asian countries, have recommended or required that industry take steps to ensure that 3-MCPD is not detectable in acid-HP or Asian-style sauces at levels ranging from 0.01 parts per million (ppm) to 1 ppm.
Acid-HP that contains 3-MCPD at levels greater than 1 ppm is not generally recognized as safe (GRAS) and is, therefore, an unapproved food additive. Additionally, a level of 1 ppm or more of 3-MCPD in food containing acid-HP indicates that the level of 3-MCPD in the acid-HP ingredient exceeds 1 ppm, because water or other food components will lower the concentration.
Theo FDA: đây là chất gây ung thư, và không được vượt quá 1 phần triệu, mức cho phép tại Hoa Kỳ là từ 0.01 đến 1ppm, trong khi đó ở Châu Âu thì mức cho phép thấp hơn và rõ ràng hơn là chỉ được 0.02. Tren trang Web về an toàn thực phẩm của Liên Hiệp Châu Âu cho biết:
www.eurofins.com/food-testing/news-specials/3-mcpd/en, 
MCPD 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) is created during the production process of different food, it results from the acid hydrolysis of glycerol (produced from triglycerides).
3-MCPD is a carcinogenic food processing contaminant which has been detected in a wide range of foods and ingredients but particularly in high fat, low pH, high salt content, long storage life foods and also in toasted cereal products. Maximum levels for 3-MCPD in soya sauce and hydrolysed vegetable proteins have been set to 0.02 mg/kg (2ppm)
Trở lại chuyện chén nước tương ở VN, các quan chức ở Hà Nội còn cãi nhau về tên gọi là nước tương hay xì dầu; theo cái Viện Khoa Học gì đó thì dân miền Nam gọi xì-dầu là nước tương là sai...nguyên tắc vì được nấu từ xương v.v.... Thực tế là từ tàu vị yểu, nước tương hay xì dầu gì thì người ta cũng bỏ chất chống mốc từ lâu lắm rồi. Vấn đề là các quan đầu ngành y tế VN, tuy họ cũng áp dụng tiêu chuẩn Hoa Kỳ nhưng áp dụng một cách "vô tư". Hoa Kỳ cho phép từ 0.01 đến 1 ppm thì họ lấy ngay con số cao nhất làm tiêu chuẩn cho dân Việt Nam. Trong khi Châu Âu chỉ cho phép tối đa là 0.02. Thực tế trong sản xuất (trong điều kiện VN), con số 1 phần triệu rất khó cân đo tại sao ngành Y tế VN không chọn tiêu chẩn an toàn thực phẩm thấp hoặc trung bình; đâu phải là dân VN là "kẻ thù nào cũng đánh thắng", kể cả là chất gây ung thư.
Thời gian này mới rộ lên chứ nước tương có chứa chất 3-MCPD đã được ngành y tế Sài Gòn phát hiện và biết rất rõ từ cuối năm 2001. Cụ thể, tháng 11-2001, qua xét nghiệm 15 mẫu nước tương, dầu hào tại địa bàn TP, thì tất cả các mẫu đều có hàm lượng 3-MCPD gấp 23-5.644 lần mức cho phép. Tháng 12-2001, xét nghiệm tiếp 10 mẫu thì có 9 mẫu vượt mức cho phép, trong đó có mẫu gấp 6.090 lần. 
Năm 2004, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP thực hiện giám sát hàm lượng 3-MCPD 41 mẫu nước tương thì phát hiện 33 mẫu có 3-MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép, chiếm tỉ lệ 80,5%. Trong 33 mẫu này có sáu mẫu có hàm lượng 3-MCPD cao khủng khiếp, từ 11.100-18.244 mg/kg, tức cao gấp 11.000-18.000 lần mức cho phép; sáu mẫu có hàm lượng 3-MCPD rất cao, từ 6.260-8.659 mg/kg; và 21 mẫu có hàm lượng 3-MCPD cao vượt giới hạn từ 2,1-4.936 mg/kg. 
Năm 2005, viện này khảo sát tiếp 137 mẫu từ nhiều nơi gửi tới xét nghiệm. Qua đó phát hiện hơn 100 mẫu có hàm lượng 3-MCPD từ 2,0 -9.743 mg/kg, cao hơn mức cho phép từ hai đến gần chục ngàn lần. Quí 3-2005, Sở Y tế TP.HCM gửi mẫu nước tương của 30 cơ sở sản xuất đến Viện Vệ sinh y tế công cộng TP kiểm nghiệm, phát hiện 20 cơ sở có sản phẩm nước tương có chất 3-MCPD cao gấp từ vài lần đến vài ngàn lần mức cho phép. Tại Trung tâm Đào tạo và phát triển sắc ký TP, trong năm 2005 cũng tiến hành phân tích 38 mẫu và phát hiện 21 mẫu có hàm lượng 3-MCPD cao hơn mức qui định.
Sau khi báo chí lên tiếng về việc "ém nhẹm" thông tin liên quan đến kết quả kiểm định nước tương, thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản gửi thanh tra Sở Y tế đề nghị báo cáo kết quả cụ thể, đồng thời công bố các cơ sở có vi phạm chất lượng cho cơ quan báo chí. Tuy nhiên, mãi gần... ba tháng sau, thanh tra Sở Y tế mới gửi báo cáo với Bộ Y tế về đợt kiểm tra 11 cơ sở sản xuất nước tương trên địa bàn. 
Trừ hai bản danh sách các cơ sở sản xuất nước tương có chất 3-MCPD cao quá mức cho phép trong hai năm 2005 và 2007 vừa được công bố, các kết quả kiểm nghiệm mẫu của những cơ sở sản xuất nước tương khác trong nhiều năm qua đều không được công bố. Các cơ sở này là ai? Vi phạm bao nhiêu lần, có bị xử lý không, xử lý thế nào? Không ai biết, trừ ngành y tế! Đâu phải vì vài trăm đô hối lộ mà để dân sống chết mặc bây.
Tất cả kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước tương từ các đơn vị kiểm nghiệm đều được báo cáo về Sở Y tế TP và Bộ Y tế. Chính vì vậy mà cách đây hai năm Bộ Y tế đã có quyết định số 11 về việc qui định hàm lượng chất 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào không được quá 1mg/kg. Rõ ràng Sở Y tế TP, Bộ Y tế đều biết rất rõ người dân đang hằng ngày ăn phải loại thực phẩm có chứa chất độc hại. 
Thế nhưng, nước tương có chất 3-MCPD vượt mức qui định gây nguy hại sức khỏe, người tiêu dùng vẫn xuất hiện nhan nhản trên thị trường. Vì sao nhiều năm qua những cơ quan có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người dân vẫn dửng dưng, giấu nhẹm thông tin để mặc người tiêu dùng phải đối diện với nguy cơ mắc bệnh ung thư từ những loại nước tương không an toàn? Đây là câu hỏi đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thuyết phục. 
Ông Nguyễn Thế Dũng - giám đốc Sở Y tế TP - khẳng định quan điểm của ngành y tế là bảo vệ sức khỏe người dân, ngành y tế rất bức xúc, rất muốn đóng cửa nhưng không thể vì muốn không làm thương tổn doanh nghiệp không đúng chủ trương của Đảng.
Còn vấn đề vì sao vừa qua chưa công khai thông tin thì ông Dũng cho rằng không phải ngành y tế không muốn công bố mà phải xem lại qui định, vì có thể nếu không khéo ngành y tế lại bị khiếu nại. Liệu những lời giải thích này có đủ sức thuyết phục người dân? 
Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Trường Giang khẳng định, doanh nghiệp có nước tương 3-MCPD cao đã được thu hồi phải lập phương án tiêu hủy và phải được Sở Tài nguyên môi trường thẩm định, cho phép áp dụng. Tuy nhiên, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn nguy hại, nói bên Tài nguyên hiện chưa nhận được công văn nào đề nghị phối hợp của Sở Y tế về vấn đề này. Trong khi đó Chánh thanh tra Sở Y tế Nguyễn Đức An thì "đá bóng" sang chân doanh nghiệp, khi cho rằng nhà sản xuất phải lập phương án tiêu hủy, tự trình đến 2 Sở Tài nguyên môi trường, Khoa học công nghệ để xin phép chứ Y tế không cần biết. 
Ông Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Công ty Nam Dương cho biết, nhà sản xuất này dự tính sẽ đổ nước tương đã thu hồi vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Hiện, chỉ có 90.000 chai nước tương nhãn hiệu Con Mèo Đen ngồi được thu hồi. Nhà sản xuất không thể tính hết được sẽ còn bao nhiêu chai xì dầu "bẩn" còn trên thị trừng, nên chỉ thông báo khép lại chương trình thu hồi vào ngày 30/6. Một số nhà sản xuất định đổ nước tương nhiễm 3-MCPD ra đất, nước, là hết sức nguy hiểm. Do đó nếu tiêu hủy bằng cách đổ ra đất hay vào nước, 3-MCPD vẫn tồn tại và tích tụ trong môi trường, lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như đời sống. 
Hơn 22.000 chai nước tương các loại đã được thu hồi, chứa tại kho doanh nghiệp, chờ tiêu hủy. Năm cơ sở Khương Phát, Vĩnh Phước, Đông Phương, Trường Thành, Bách Hảo, đã thu hồi sản phẩm, ngưng sản xuất. Sáu cơ sở sản xuất nước tương vi phạm bao gồm Thái Chân Chành, Nam Dương, Tâm Ký, Thái Đại Lợi, Hương Nam Phương và Metro Bình Phú. Dự kiến sẽ hoàn tất giám sát việc thu hồi sản phẩm ở 17 cơ sở sản xuất nước tương vi phạm 3-MCPD. 
Con số chai được thu hồi của Sở cũng vênh với lượng doanh nghiệp thống kê, vì chỉ riêng Nam Dương đã niêm kho 90.000 chai. Cả Sài Gòn thu hồi được 200.000 chai đang bày bán. Còn hàng nước tương-xì dầu xuất khẩu thì chắc khó mà thu hồi. Không biết có bao nhiêu hiệu nước tương nhưng chỉ kiểm tra được 17 hiệu ở SG thì thà nhịn còn hơn ăn ngập chất ung thư.
3-MCPD có trong nước tương từ lâu mức cho phép là 0.02mg/kg. Đó là tiêu chuẩn quốc tế; trong trang WEB thực phẩm Châu Âu ghi rõ: "Maximum levels for 3-MCPD in soya sauce and hydrolysed vegetable proteins have been set to 0.02 mg/kg" 
Bộ Y tế VN đã cho phép cao hơn 50 lần qua quyết định số 11 về việc qui định hàm lượng chất 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào là không được quá 1mg/kg. Thực tế là Bộ Y tế VN dựa vào mức cao nhất có thể chấp nhận của FDA-Hoa kỳ để làm tiêu chuẩn cho mình, nên khó tránh rủi ro. Vậy mà thực tế kiểm nghiệm là từ 11.100-18.244 mg/kg, cứ lấy trung bình là 14.6mg/kg tức vượt tiêu chuẩn Châu Âu là: 733 lần và hơn mức cho phép tại Hoa Kỳ là 15 lần.
Thôi, chỉ còn cách bạn hãy tự cho phép mình tiễn đưa những "chai nước tương VN chất lượng cao" đó ra khỏi nhà bếp của bạn.
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MCPD 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD)
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Nỗi lo người tiêu dùng
=END=


3- Diễn Đàn Hải Ngoại
- Than ôi, thực phẩm Việt Nam!
Huy Tường 
Chuyện không phải bây giờ mới xảy ra mà đã có từ lâu. Nhiều người Việt hải ngoại về thăm thân nhân đã từng bị ngộ độc thực phẩm và có người đã vong mạng. Các cơ quan trách nhiệm và báo chí trong nước đã lên tiếng báo động nhiều lần. Việc ngộ độc thực phẩm cũng đã xảy ra thường xuyên cho người dân trong nước, học sinh, công nhân và những tầng lớp nhân dân lao động. 
Đối với nhân dân trong nước, người ta đã quá quen thuộc, nghe thấy việc sản xuất thực phẩm thiếu vệ sinh, dùng các hóa chất độc hại, các loại thuốc trừ sâu rầy quá liều lượng trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến, sử dụng "phóc môn" (một hóa chất ngâm xác chết) cho thực phẩm (thịt cá, rau quả,) được tươi lâu.. - cũng y như chuyện tham nhũng hối lộ - xảy ra hàng ngày dẫn đến thái độ và tâm trạng ù lỳ, coi thường: trời kêu ai nấy dạ, chết thì chôn, có vậy thôi, chẳng làm ai ngạc nhiên thắc mắc, có thắc mắc thì cũng chẳng có ai giải quyết. Các cơ quan chính quyền còn bận rộn nhiều việc trọng đại hơn: chuyện "ra biển lớn", chuyện làm giàu, chuyện độc quyền muôn năm trường trị, mặc nhiên bắt nhân dân cả nước coi chế độ bạo quyền cộng sản là một triều đại quan liêu phong kiến thời trung cổ, coi cộng sản là một tôn giáo, chuyện kiềm chế 85 triệu nhân dân "ngoan ngoản đi theo đảng" v.v... và v.v... 
Có chết vài người, vài trăm hay vài ngàn người vì ngộ độc thực phẩm, hay bao nhiêu đi nữa thì xưa nay dưới các chế độ cộng sản chỉ là lẻ tẻ, nhằm nhò gì ba chuyện nhỏ. Riêng Việt Nam, dân đông, hơn 85 triệu người, chen chúc sống trên một đất nước có diện tích nhỏ hẹp, hơn 300 ngàn cây số vuông mà ba phần tư là rừng núi sông ngòi, chết bớt cho đỡ chật đất, chết cách nào thì cũng là... hết thở, với "đảng, nhà nước và chế độ ưu việt của ta" thì có gì... quan trọng? 
Chuyện chỉ trở thành quan trọng, vô cùng quan trọng, khi các sản phẩm, nhất là thực phẩm được sản xuất trong các xã hội cộng sản để xuất cảng ra nước ngoài. Các nhà sản xuất trong các xứ cộng sản nói chung, và Việt Nam nói riêng, quen cách làm ăn cẩu thả, coi thường sinh mạng, những sản phẩm của họ, nhất là thực phẩm, khi xuất cảng đến các nước khác gặp ngay trở ngại lớn. 
Một điều cần lưu ý là, tất cả các công ty sản xuất lớn nhỏ, nếu không là của... đảng (quân đội, công an, cơ quan chính quyền trung ương, tỉnh hay địa phương, v.v...,) thì cũng đều có liên hệ giây mơ rễ má vô cùng chặt chẽ với... đảng nếu muốn sống còn và phát triển. Đảng độc quyền lãnh đạo, nhà nước quản lý, có cái lợi như vậy. Nhân dân chỉ làm... chủ, buôn bán cò con, mánh mung hay làm thuê cho... đầy tớ để sống qua ngày. Tìm cách phất lên (mà qua mặt Đảng) thì hãy coi chừng có ngày mất cả chỉ lẫn chài. Một số người Việt tị nạn cộng sản lâu ngày quên mất lý do tị nạn, hăm hở về đầu tư phát triển kinh tế đã gặp thảm họa "gặm một mối căm hờn trong ngục tối" ngoài việc bị tịch thu mất hết tài sản đầu tư và tài sản riêng, như con heo thịt sau thời gian được vỗ béo. 
Đối với các xứ tự do dân chủ, con người đúng là vốn qúy, nên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người (và ngay cả loài vật,) được coi trọng hàng đầu, cho nên luật lệ về việc sản xuất, xuất nhập cảng các loại dược, thực phẩm được quy định vô cùng chặt chẽ, những sự kiện hay biến cố liên hệ đến dược-thực phẩm được thông tin một cách đầy đủ, rộng rãi. Đối với các xứ nầy, sức khỏe dân chúng không thể coi thường, nếu sơ suất, chểnh mảng thì chính quyền cũng gặp lôi thôi to huống hồ là tư nhân. 
Chuyện là mới đây Cơ Quan An Toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) (1) đã từ chối, không cho nhập cảng vào Hoa Kỳ, riêng trong tháng Tư năm 2007, 27 lô hàng mà phần lớn là thực phẩm đã chế biến, sản xuất từ Việt Nam vì lý do thiếu an toàn sức khỏe. Những loại thực phẩm này không chỉ nhập cảng vào Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) mà còn được nhập cảng vào tất cả những quốc gia nơi có người Việt Tị Nạn Cộng sản sinh sống như những nước tại Âu châu, Nhật, Úc, v.v... 
Nhận thấy rằng đây là vấn đề vô cùng lớn lao liên hệ đến sức khỏe của hàng triệu người Việt trên khắp thế giới, và tại Việt nam, nên chúng tôi chuyển ngữ và khẩn cấp gửi thông tin nầy đến tất cả qúy vị, đặc biệt lưu ý các bà nội trợ, các nhà hàng. Các đấng mày râu lo chuyện nước non, chuyện quốc gia đại sự, cũng cần lưu tâm lưu ý qúy phu nhân, qúy vị sẽ không thực thi được trọn vẹn lý tưởng của mình một khi sức khỏe bản thân và gia đình có... vấn đề. Riêng bà con nhân dân trong nước và những người Việt hải ngoại về thăm thân nhân, cũng xin hết sức cảnh giác, đau ốm, ngộ độc thực phẩm và đi khám, chữa bệnh ở Việt Nam là cả một vấn đề không thể coi thường, đừng để cho đến khi quá muộn. 
Dưới đây là danh sách các công ty và địa chỉ, các loại thực phẩm bị FDA từ chối nhập cảng vào Hoa Kỳ (tháng Tư, 2007), lý do vi phạm các điều khoản quy định về an toàn dược-thực phẩm. 
1- Aquatic Products Trading Company, t/p ****, Tôm đông lạnh cỡ lớn có đầu, trộn lẫn các chất dơ bẩn và độc tố có hại cho sức khỏe (FILTHY, SALMONELLA), vi phạm các điều khoản 601 (b), 801 (a) (3), 402 (a) (3), 402 (a) (1); 
2- Mai Linh Private Enterprise, Vũng Tàu, Thịt cua đông lạnh, có hóa chất phụ gia chloramphenicol (CHLORAMP) không an toàn cho sức khỏe, điều khoản 402 (a) (2) (c) (i), 801 (a) (3), theo định nghĩa của điều 21 U.S.C. 348; 
3- Batri Seafood Factory, Bến Tre, Chả cua đông lạnh, có hóa chất phụ gia chloramphenicol không an toàn cho sức khỏe, điều khoản 402 (a) (2) (c) (i), 801 (a) (3), theo định nghĩa của điều 21 U.S.C. 348; 
4- Nam Hai Company Ltd, t/p ****, có 2 sản phẩm vi phạm: 
a) Thịt cua nấu chín đông lạnh, có trộn lẫn độc tố gây ngộ độc, độc chất salmonella và hóa chất phụ gia chloramphenol (POISONOUS, CHLORAMP, SALMONELLA,) gây tai hại cho sức khỏe, vi phạm các điều khoản 402 (a) (1), 801 (a) (3), 601 (a), 402 (a) (2) (c) (i), 402 (a) (1) theo định nghĩa của luật 21 U.S.C. 348; 
b) Lươn đông lạnh, có độc chất salmonella, và nhãn ghi giả mạo (FALSE, SALMONELLA,) một loại sản phẩm khác gây hiểu lầm cho người tiêu thụ, vi phạm các điều khoản 403 (a) (3), 801 (a) (3), 502 (a), 402 (a) (1); 
5- ACECOOK VIETNAM CO., LTD, t/p ****, Mì lẩu Thái có hương vị hải sản, chế biến có lẫn lộn các chất dơ bẩn và không ghi các thành phần cấu tạo nên sản phẩm (LIST INGRE, FILTHY,) vi phạm các điều khoản 403 (i) (2), 801 (a) (3), 601 (b) 402 (a) (3); 
6- Olam Vietnam Ltd, thị xã Gia Nghĩa, có 7 lô hàng bị ngăn chặn gồm Tiêu đen nguyên hạt và Tiêu đen xay đều có chứa độc chất Salmonella, vi phạm các điều khoản 402 (a) (1), 801 (a) (3); 
7- Don Nguyen, t/p ****, 3 sản phẩm thô là Đậu khấu (Cardamon), Cam thảo (Licorice) và Quế (Cinnamon) ghi sai nhãn về hình thức và nội dung được quy định theo các điều khoản 4 (a), 801 (a) (3); 
8- Van Nhu Seafoods Limited Company (VN Seafoods Co.), Nha Trang, Cá sòng ngân (Mackerel) cắt khúc đông lạnh, chế biến dơ bẫn, lẫn lộn các chất hỗn tạp, điều khoản vi phạm 601 (b), 801 (a), 402 (a) (3); 
9- Nam Phong Trading Co, t/p ****, Tiêu bột chứa độc chất Salmonella, theo điều khoản 402 (a) (1), 801 (a) (3); 
10- Lucky Shing Enterprise Co Ltd, t/p ****, Bột ngũ cốc ăn liền vi phạm rất nhiều điều khoản bị nghiêm cấm gồm có: 
* Thiếu thông tin đầy đủ (NOT LISTED) về sản phẩm theo đòi hỏi của các điều 502 (o), 801 (a) (3), 510 (j), 510 (k); 
* Không ghi thành tố gây rủi ro bệnh tật hiện diện trong sản phẩm dưỡng sinh (UNSFDIETLB), theo các điều 402 (f) (1) (A); 
* Giả mạo sản phẩm (FALSE) gây hiểu lầm, điều 403 (a) (1), 502 (a); 
* Trên nhãn thiếu thông tin đặc biệt về thực phẩm dinh dưỡng (DIETARY,) theo điều 403 (j); 
* Nhãn không ghi phần tiếng Anh (NO ENGLISH,) 403 (f), 502 (c), vi phạm các điều luật 21 CRF 101. 15 (c), 801.15 (c) (1) và 201.15 (c) (1); 
* Thực phẩm dưỡng sinh nầy (được coi) là một loại dược phẩm mới nhưng CHƯA có đơn xin thử nghiệm để được chấp thuận (UNAPPROVED,) theo điều 505 (a); 
11- Nhan Hoa Co., Ltd, t/p ****, Cá đông lạnh, chứa độc tố Salmonella, vi phạm điều 402 (a) (1), 801 (a) (3); 
12- United Seafood Packer Co. Ltd, Thịt (Fillet) cá lưỡi kiếm đông lạnh, chứa độc chất gây ngộ độc (poisonous), vi phạm điều khoản 402 (a) (1), 801 (a) (3), 601 (a); 
13- Seapimex Vietnam, t/p ****, có 7 lô hàng về Chả cua đông lạnh, có hóa chất phụ gia Chloramphenol không an toàn sức khỏe theo định nghĩa của điều luật 21 U.S.C. 348, vi phạm các điều khoản 402 (a) (2) (c) (i), 801 (a) (3); 
14- MY THANH CO., LTD, t/p ****, có 5 lô hàng gồm 4 sản phẩm: 
a) Cá hồng snapper (?) đông lạnh bị từ chối nhập cảng, vi phạm các điều: 
* Ghi không đúng tên sản phẩm mà là dưới tên một loại sản phẩm khác (WRONG IDEN, vì không biết hay nhằm đánh lừa người tiêu thụ? Điều này chỉ có công ty sản xuất mới có thể trả lời!) theo điều 403 (b), 803 (a) (3); 
* Thiếu ghi chú về trọng lượng hay số lượng (LACKS N/C) theo điều 403 (e) (2), 502 (b) (2); 
* Nhãn sai (LABELING) về vị trí, hình thức và nội dung theo điều 4 (a), 801 (a) (3); 
b c) Dưa muối và Nước chấm chay (nước tương: Vegetarian dipping sause) có các vi phạm: 
* Không đăng ký là loại sản phẩm đóng hộp có độ acid thấp (NEEDS FCE) theo đòi hỏi của điều luật 21 CFR 801.25 (c) (1) hoặc 801.35 (c) (1), vi phạm điều 402 (a) (4), 801 (a) (3); 
* Không ghi chú thông tin về tiến trình sản xuất (NO PROCESS,) theo đòi hỏi của điều luật 21 CFR 801.25 (c) (2) hoặc 801.35 (c) (2), vi phạm điều 402 (a) (4), 801 (a) (3); 
d) Cá sòng ngân muối (mắm cá sòng) vi phạm: 
* Độc chất Histamine vượt quá liều lượng chấp nhận, gây hại cho sức khỏe theo các điều 402 (a) (1), 801 (a) (3); 
* Sản phẩm dơ bẩn, có chứa các chất dơ bẩn hỗn tạp (FILTHY) theo các điều 601 (b), 801 (a) (3), 402 (a) (3); 
15- Kien Giang Ltd, t/p ****, có 2 sản phẩm là Cá nhồng (barracuda) và cá mang giổ (?, Perch,) đông lạnh, dơ bẩn, trong sản phẩm có tạp chất vi phạm các điều 601 (b), 801 (a) (3), 402 (a) (3); 
16- Vinh Sam Private Trade Trade Enterprise, Tuy Hòa, Cá lưỡi kiếm tươi, có độc tố gây ngộ độc, vi phạm các điều 402 (a) (1), 801 (a) (3), 601 (a); 
17- Tu Hung Trading Company aka Doanh Nghiep Tntm Tu Hung, t/p ****, có 3 sản phẩm: 
a) Bánh hạnh nhân, nhãn không ghi các thành phần nguyên liệu tạo nên sản phẩm (LIST INGRE,) vi phạm các điều 403 (i) (2), 801 (a) (3); 
b) Bánh chay: 
* Không đủ phẩm chất (STD QUALIT,) như được ghi trên nhãn, vi phạm điều 403 (h) (1), 801 (a) (3) 
* Nhãn hiệu giả mạo (FALSE,) không ghi đúng nguyên liệu hay ghi sai lạc gây nhầm lẫn cho người tiêu thụ, vi phạm điều 502 (a), 801 (a) (3); 
c) Bánh tráng mè: 
* Không ghi đúng tên theo định nghĩa, tính chất và tiêu chuẩn của sản phẩm (STD IDENT,) theo điều 401, do đó vi phạm các điều 403 (g) (1), 801 (a) (3); 
* Nhãn hiệu không ghi các tố chất chính yếu gây dị ứng (ALLERGEN,) hiện diện trong sản phẩm theo đòi hỏi của các điều 403 (w), 403 (w) (1), 801 (a) (3); 
18- Trung Nguyen Coffee Enterprise (Cà phê Trung Nguyên), t/p ****, Cà phê bột uống liền "3 in 1" (túi có 20 gói), đã vi phạm các điều: 
* Không ghi thành phần nguyên liệu tạo ra sản phẩm (LIST INGRE,) 403 (i) (2); 
* Nhãn hiệu giả mạo hay ghi chú sai lạc (FALSE,) vi phạm các điều 403 (a) (1), 801 (a) (3), 502 (a); 
* Sản phẩm không cung cấp đầy đủ thông tin về các thành phần dinh dưỡng và chất béo (TRANSFAT,) có trong sản phẩm theo đòi hỏi của điều 21 CRF 101.9 (c), vi phạm điều 403 (q), 801 (a) (3); 
19- Dragon Waves Frozen Food Factory Co. Ltd, Nha Trang, Cá ngừ (cắt thành từng miếng) đông lạnh, sản phẩm dơ bẩn, nhiều tạp chất gây ngộ độc, cùng với độc chất Histamine vượt quá liều lượng chấp nhận, vi phạm các điều 402 (a) (1), 402 (a) (3), 601 (b), và 801 (a) (3); 
20- Thang Loi Frozen Food Enterprise, t/p ****, Tôm đông lạnh, có độc chất Salmonella, vi phạm điều 402 (a) (1), 801 (a) (3); 
21- Hai Dang International Trading Services Co. Ltd, t/p ****, hóa chất hay dược liệu Lidocaine (dùng trong thực phẩm, có thành phần hóa học là C14H22N2O,) đã vi phạm 2 điều: 
* Không liệt kê thông tin đầy đủ về sản phẩm (NOT LISTED,) theo đòi hỏi của các điều 502 (o), 801 (a) (3), 510 (j), hoặc 510 (k); 
* Dược liệu mới chưa xin phép kiểm nghiệm để được chấp thuận xử dụng (UNAPPROVED,) vi phạm điều 505 (a), 801 (a) (3); 
22- Chinh Dat Co., Ltd, t/p ****, Bao tử cá sấy khô, sản phẩm dơ bẩn, nhiều tạp chất, vi phạm các điều 402 (a) (3),601 (b), và 801 (a) (3); 
23- Vinh Hiep Co., Ltd, t/p ****, có 2 sản phẩm: 
a b) Thịt hào (ngêu, sò) hấp chín đông lạnh, và Mực đông lạnh, là các sản phẩm dơ bẩn, nhiều tạp chất, vi phạm các điều 402 (a) (3),601 (b), và 801 (a) (3); 
24- Vifaco Nong Hai San-Xay, t/p ****, thịt ốc hấp chín đông lạnh, chứa độc chất Salmonella, vi phạm điều 402 (a) (1), 801 (a) (3); 
25- Vuong Kim Long Co. Ltd, t/p ****, có 3 sản phẩm về bún khô, loại đặc biệt, sợi lớn, sợi nhỏ, sản phẩm dơ bẩn và loại phẩm màu không an toàn, vi phạm các điều 601(b), 801(a)(3), 402(a)(3), 402(c), 501(a)(4)(B). 
Chloramphenicol: Thuốc trụ sinh phổ thông ở xứ nghèo; thường dùng làm thuốc trị viêm màng kết ở các quốc gia tiên tiến. Phổ thông trong kỹ nghệ thực phẩm VN như 1 loại thuốc sát trùng (chống vi khuẩn) 
Trên đây chỉ liệt kê điển hình một số công ty, một số sản thực phẩm bị từ chối nhập cảng vào Hoa Kỳ nội trong tháng Tư năm 2007 mà thôi. Còn bao nhiêu công ty khác, bao nhiêu sản phẩm khác đã "lọt sàng" trước đó và sau nầy? Còn bao nhiêu sản phẩm từ Việt Nam đã vượt ra ''biển lớn" vào Canada, Âu châu, Nhật, Úc v.v... và v.v...? Bao nhiêu triệu tấn thực phẩm có các chất độc hại đã "nằm vùng" (và hoành hành) trong bao tử người Việt sống ở nước ngoài và tất nhiên cả và người dân trong nước? 
Thỉnh thoảng trong nước, báo chí có loan tin học sinh, công nhân hay người dân bình thường, thấp cổ bé miệng bị ngộ độc thức ăn, nhưng không thấy thống kê số người ngộ độc hay tử vong. Tình trạng thông tin hay thống kê nầy đối người Việt sống ở nước ngoài trên toàn thế giới lại càng hiếm hoi, có thể nói là hầu như chưa nghe thấy (vì không ai thông báo hay loan tin chứ không hẳn là không có). 
Đối với đại khối người Việt hải ngoại chống bạo quyền cộng sản, đây lại thêm một lý do vững chắc để họ hết sức thận trọng và sáng suốt chọn lựa các sản phẩm không chỉ tinh thần mà cả vật chất "Độc hại" - "Made in Vietnam". 
Với qúy vị "con cháu nhà", qúy vị "khách quan hay tán trợ Việt Nam", cùng với một số bà con về Việt Nam vì những lý do riêng tư, hãy nhớ rằng việc ngộ độc thực phẩm gây tai hại vô cùng cho sức khỏe, phát sinh bệnh tật và có khi tử vong ngay tức khắc, nhưng có khi hàng nhiều năm sau mới có hậu quả, đặc biệt là chúng "không có mắt và biết nói" nên khó phân biệt "phe ta hay phe phản động", nhưng một ngày xấu trời tai hoạ sẽ ập xuống cho bản thân và gia đình. Bệnh tật sẽ kéo theo bất hạnh và hao tổn tâm lực, tiền bạc. Hãy cảnh giác, bởi "miếng ăn qua khẩu thành tàn"! 
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4- Đọc Báo Ngoại Quốc
- Công an CSVN công khai tra tấn và giết người dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành để cảnh cáo các hội thánh tại gia

BosNewsLife News Center. 
T Vân lược dịch.

Hôm Thứ Tư 6/6, một tổ chức chính thức của người dân tộc thiểu số Degar Montagnard đã cáo buộc công an CSVN công khai tra tấn và giết những tín đồ Tin Lành người dân tộc thiểu số Degar tại vùng Cao Nguyên Trung phần, như là một cảnh cáo cho các hội thánh tại gia để họ ngưng ngay các sinh hoạt tôn giáo.
Tổ chức Montagnard Foundation Incorporated (MFI), đại diện cho các tín hữu người dân tộc thiểu số Degar Montagnard, nói rằng ông Điểu Suôi, 30 tuổi, đã chết vì các vết thương vào hồi tuần trước, ngày 30/5, vì "bị tra tấn nặng nề bởi công an CSVN và các quản giáo". Ông Điểu Suôi đã bị tạm giữ vào ngày 14/9/05 vì từ chối không chịu tham gia vào giáo hội của nhà nước và chấm dứt các sinh hoạt "bất hợp pháp" của hội thánh tại gia.
"Công an đã trói ông Điểu Suôi lại và mang ông ta đến trước cả làng... rồi họ đánh ông bằng tay và đá bằng giày. MFI cáo buộc là công an đã cho điện giựt ông Điểu Suôi "và đánh ông bằng dùi cui cho đến khi bất tỉnh", trước khi ném ông lên xe và đưa về nhà tù ở tỉnh Daknong.
Năm ngoái, ngày 20/4/06, theo tổ chức MFI thì có báo cáo là ông Điểu Suôi đã bị kết án 3 năm tù vì bị cáo buộc là "chống" nhà nước Việt Nam. Trong lúc ở tù, ông đã bị "tra tấn liên tục" và đến tháng 5/07 thì "sức khoẻ của ông ta đã bị suy sụp đến mức mà ông ta không thể đi và đứng thẳng được".
Chữa trị tại bịnh viện
Ngày 27/5/07, mật vụ công an mang ông Điểu Suôi trả về cho vợ và cha mẹ ông ta, và họ đã không thể "nhìn ra ông" vì bị tra tấn quá nặng. Vì áp lực, công an phải mang ông đến bịnh viện tại Daknong, và ông đã chết hai ngày sau đó vào buổi sáng 29/5/07, tổ chức MFI cho biết thêm là gia đình đã chôn cất ông Điểu Suôi ngay ngày hôm sau.
Theo một thông báo được MFI đưa ra, từ gia đình của một đồng đạo được biết qua cái tên là Siu H'Krong, 55 tuổi, thì bà đã chết vào tháng trước, ngày 3/5, tại tư gia sau khi bị giải phẫu một cách không cần thiết. Ngày 10/3 bà đến bịnh viện vì bị đau bụng nhưng được bịnh viện bảo quay trở lại 9 ngày sau đó.
Theo tổ chức MFI thì "cuối cùng, khi bà Siu H'Krong đến bịnh viện tại thành phố Pleiku ngày 20/3/07", bà đã bị bắt buộc phải qua một cuộc giải phẫu và cho về nhà 8 ngày sau bởi vì các bác sĩ đã nói thẳng thừng rằng họ "không thể tìm thấy có gì sai" ở bà. Nhưng nhóm MFI cho biết là bà đã bị "vô cùng đau đớn" và chết không lâu sau đó. "Gia đình của bà Siu H'Krong cho rằng bà đã bị dùng để thí nghiệm", như đã từng xảy ra với các trường hợp của những tín đồ Tin Lành Degar Montagnard khác.

Thêm những trường hợp khác
Theo các nhà quan sát nhân quyền thì không có những trường hợp xảy ra riêng lẻ. Tuần trước tổ chức MFI cho biết lực lượng an ninh Việt Nam đã tra tấn và giết chết ít nhất 2 người tín đồ Tin Lành Montagnards khác tại Cao Nguyên Trung phần, và cũng bị cáo buộc là đã sát hại thân nhân của những tù nhân tôn giáo.
Ngày Thứ Tư 6/6, dân làng Buon Dha Prong ở tỉnh Đắc Lắc (Daklak) lần đầu tiên đã đưa ra chi tiết của vụ giết một tín đồ Tin Lành là ông Y-Kuot Enuol, 41 tuổi.
MFI cho biết thêm là ông Y-Kuot Enuol đã chết ngày 5/12/2004, sau khi bị tra tấn trong tù vì có liên hệ đến một cuộc biểu tình "ôn hoà" ủng hộ dân chủ. Người đàn ông này "đã bị bắt, bị tra tấn và đưa đến một trại tù ở tỉnh Hà Nam vào ngày 13/5/2004 vì đã tham gia vào một vụ biểu tình ôn hoà hồi tháng 2 năm 2001.

Lại bị bắt giữ
Tổ chức MFI giải thích, sau đó ông Y-Kuot Enuol được thả ra khỏi tù vào đầu năm 2004, nhưng công an mật vụ CSVN lại bắt giữ ông ta vào ngày 18/7/2004 và đưa vào nhà giam ở Đài phát thanh trong thành phố Buôn mê thuột. "Công an mật vụ đã tra tấn ông ta" một cách tàn nhẫn. "Họ" trói tay chân rồi treo ngược ông ta lên, rồi dùng những thế võ để đánh như đấm, đá vào người và mặt mũi của ông cho đến khi ông ta bất tỉnh. Lo ngại là ông ta sẽ chết tại trại giam, công an liền trả ông ta về nhà nhưng dân làng không thể tìm được thuốc thang để chữa chạy cứu sống ông.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách "Các quốc gia đặc biệt cần quan tâm" hàng năm của họ, danh sách này liên quan đến các vấn đề xúc phạm đến quyền tự do tôn giáo, và điều này đã làm cho các tổ chức nhân quyền lên án. MFI cho biết là nhiều người thiểu số Montagnards bị tấn công vì phần lớn họ là những người Tin Lành và đã yểm trợ quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tổ chức MFI đặt tại Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tổ chức "một cuộc biểu tình ôn hoà" tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 16/6, lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, bên ngoài Toà Bạch Ốc để "kêu gọi chấm dứt việc đàn áp" người dân của họ và để "Tổng thống Bush nêu lên vấn đề người dân tộc thiểu số Montagnard" với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết khi ông này đến gặp TT Bush tại Toà Bạch Ốc trong tháng này.
Sau cuộc biểu tình ôn hòa, tiếp theo vào buổi trưa sẽ có một buổi tỉnh thức cầu nguyện tại Bức Tường Việt Nam để "vinh danh những chiến sĩ Hoa Kỳ đã ngã xuống trong cuộc chiến Việt Nam".
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* Ông Điểu Suôi bị công an VC 
tra tấn đến chết 
[image: image4.jpg]



* Bà Siu H'Krong chết vì bị làm vật thí nghiệm
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5- Tham Khảo
- Một Lộ Trình Dân Chủ Hóa Gian Khổ
Lâm Lễ Trinh
 (VNN)
LTS: Dưới đây là phần trích lại từ bài nói chuyện của diễn giả Lâm Lễ Trinh trong buổi Hội luận mang tên "Vài góp ý về Việt Nam trong các tác tác phẩm của Ls Lâm Lễ Trinh" tại Hội trường Little Saigon Radio Houston, Texas, ngày chúa nhựt 27.5.2007. Ba tác phẩm là "Về Nguồn, Sinh lộ cho Quê hương", "Thức Tỉnh: Quốc gia và Cộng sản" và "Viet Nam, A Painful transition" vừa ra mắt các độc giả. 
...Miền Nam bị bức tử cách đây 32 năm. Dù mang tên gì đi nữa - Quốc hận, Quốc nạn hay Quốc kháng - ngày 30 tháng 4 vẫn là một ngày đen tối, một ngày tự vấn. Vết thương của quá khứ được khơi lại. Nhiều câu hỏi được nêu lên. Hoa kỳ hiện đang sa lầy tại Irak và Afghanistan. Hội chúng VN chia rẻ trầm trọng nội bộ chính trường Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008 hứa hẹn nhiều bão tố. CSVN sống phập phồng trong ác mộng "diễn biến hòa bình". Khuynh hướng chống đối, trong và ngoài Đảng, mọc ra như nấm. Gần một tháng nay, CS đàn áp dã man cánh đối kháng. Đồng bào Việt, trong và ngòai nước, phẫn uất nhưng chưa thấy ngõ ra.
Các tín hiệu vừa kể báo động những thay đổi gì? 
Một phần tư thế kỷ đã qua. Chúng ta phải xót xa nhận định rằng tốc độ Dân chủ Hóa VN quá chậm, tiến một bước, lùi hai bước. Cuối 2006, một loạt sự kiện đã xảy ra: VN gia nhập WTO, tổ chức khá thành công Hội nghị APEC, được Hoa kỳ cho hưởng quy chế mậu dịch vĩnh viễn, được bôi tên trong danh sách các nước gây quan tâm đặc biệt (CPC), Đức Giáo hòang nhận đón? tiếp Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican, lần đầu tiên dân chúng trong xứ được phép chất vấn Thủ tướng trên truyền thanh/truyền hình, Nghị định quản chế không còn nữa và Nghĩa trang Quân đội Quốc gia được giao cho nhà chức trách dân sự quản lý...v..v..
Vài tia hy vọng vừa lóe sáng thì bị dập tắt ngay Nhà cầm quyền CS trở mặt sau khi đạt mục tiêu. Chúng bố ráp không nương tay các người chống đối, đặc biệt trong khối 8406: Phương Nam Đổ Nam Hải, Lê Trí Tuệ, Lê Quốc Quân, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Chính Kết, Lm Nguyễn Văn Lý..v...v.. Đây là chiến dịch càn quét thô bỉ nhứt từ 20 năm nay. Thế giới bàng hoàng khi nhìn bức ảnh Công an bịt miệng cha Lý trước Tòa. Bức ảnh này tố cáo hơn lời nói bộ mặt vô học của chế độ Hà Nội. Bức ảnh gây chấn động. Hơn cả tấm hình một sinh viên tay không chận thiết giáp xa tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Trong bối cảnh đen tối trên đây, chúng ta hãy thử phân tích vì sao tốc độ Dân Chủ hóa VN quá chậm như vậy và chúng ta cần làm gì để sớm chấm dứt sự quản lý tồi tệ của CSVN. 
1- Nhận xét về Tiến trình Dân chủ hóa hiện nay.
Có khá nhiều lý do khiến CP Hà Nội dân chủ hóa theo kiểu "gà nuốt giây thung", vừa đổi, vừa run. Sau đây, chúng tôi xin nêu ra bốn lý do chính:
1) CSVN biết rút kinh nghiệm từ hai đàn anh Nga, Tàu. 
Xã hội chủ nghĩa sụp đổ tại các chư hầu Đông Âu năm 1989 và tại Liên Xô năm 1991 vì Tổng Bí thơ Gorbatchev đã cải tổ quá vội các cơ chế chính trị bằng hai giải pháp Glasnost, Cởi mở, và Perestroika, tái cấu trúc. Gần đây, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã phát hành quyển sách "Sự phản bội của Gorbatchev" để tố cáo Gorbatchev, vì muốn cứu vãn nền kinh tế suy sụp của Nga, đã hấp tấp áp đặt những cải tổ dân chủ nửa vời.
Tại Trung Hoa, ngược lại, Đặng Tiểu Bình chủ trương đặt ưu tiên vấn đề phát triển kinh tế. Bình canh tân chính trị theo giai đọan, không câu nệ về lý thuyết: "mèo trắng, mèo đen, miễn bắt được chuột."
Năm 1987, Tổng bí thơ Nguyễn Văn Linh thi hành lịnh Đổi Mới của Gorbatchev. Linh thất bại vì cải tổ kinh tế ấp úng, giữ nguyên tư duy. Để cứu nguy chế độ, Đại hội 6 Đảng CS mới đẻ ra cái quái thai, đầu voi đuôi chuột, mang tên "Kinh thế thị trường theo đường lối xã hội chủ nghĩa", trộn lộn Các Mác với John Stuart Mill. Những thay đổi của CS mang tính cách tiệm tiến. Đến nay, VN vẫn quờ quạng trên con đường phát triển. Dân chúng truyền khẩu bài thơ châm biếm như sau:
Bây giờ Đảng lại sửa sai
Sửa thì cứ sửa, sai thì cứ sai,
Hể sai, sửa mãi, sửa hoài
Đó là chính sách lâu dài Đảng ta.
Sự phồn thịnh hiện nay tại VN là một sự phồn thịnh giả tạo, tập trung vào các thành phố, đô thị. Tài nguyên bị nhóm tài phiệt đỏ tóm thu để hưởng thụ phè phởn, trong khi dân chúng nông thôn, làng mạc sống trong cảnh bần cùng. So sánh với các quốc gia trong vùng, VN vẫn còn lạc hậu - ít nữa 25 năm - về mặt pháp trị, giáo dục và xã hội.
2- Lý do thứ hai: Trong hoàn cảnh bối rối vì nạn khủng bố toàn cầu, Thế giới tự do và Hoa kỳ tỏ ra hòa hưởng với VNCS. Quốc tế cần sự ổn định để mở mang kinh tế thị trường. VN hiện nay là một quốc gia Á châu không có Hồi giáo quá khích, may mắn không bị cúm gà, tương đối an ninh và trên đà phát triển. Với một vị thế địa dư chính trị ở trung tâm Đông Nam Á, VN đu giây giữa hai kình địch Mỹ, Tàu. Hiện đã lọt được vào hủ nếp WTO, nhóm cầm quyền tại Hà Nội nhân danh nhu cầu bình định, đàn áp thẳng tay các khuynh hướng chống đối.
Năm 1975, mòn mỏi vì chiến tranh, Liên Hiệp Quốc đã im lặng trước sự bức tử của Miền Nam VN, tiền đồn Tự do. Ngày nay, Thế giới phản ứng dè dặc trước thảm cảnh vi phạm Dân chủ và Nhân quyền tại đây. 
3- Lý do thứ ba: Di sản Hồ Chí Minh đang làm băng họai tận cùng và đưa xã hội VN vào cảnh bế tắc. 
Trong giai đọan đầu, sau cuộc Cách mạng tháng 8, Hồ đã thể hiện sắt máu kế họach của Đệ tam Quốc tế tiêu diệt các thành phần chống đối gồm có đảng phái quốc gia và giai cấp địa chủ, thanh lọc cán bộ và Quân đội, truy lùng trí thức và văn nghệ sĩ trong các chiến dịch Cải cách Ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, Trăm Hoa Đua nở...v...v.. 
Trong giai đọan hai, để đặt VN vĩnh viễn trong gông cùm Mác Lê, Hồ thay thế văn hóa dân tộc VN bằng cách áp đặt nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Hồ biết rỏ tại VN, con người là vốn liếng quý báu nhứt, sức sống của dân tộc bắt nguồn từ văn hóa, một nền văn hóa "đa nguyên mà lại có đặc tính nhất nguyên" vì dung hợp nhiều văn hóa khác nhau, Đông và Tây phương, để khởi sắc với những đặc tính nhân bản và duy tâm, dựa trên Tam Cương, Ngũ Thường.
Vớí một loạt chính sách: "bứng gốc trồng người", tẩy não, đấu tranh giai cấp, "hồng hơn chuyên", tra cứu lý lịch, "hộ khẩu" (dùng bao tử đề chỉ huy) và với một nền giáo dục thoái hoá, Hồ đào tạo con người xã hội chủ nghĩa mới: vô luân, vô pháp, vô thần, vong bổn và mất gốc, được Đảng nhồi sọ để thi hành "nghĩa vụ quốc tế". 
CS áp dụng chính sách ngu dân để cai trị. Hệ quả là nhiều thế hệ trẻ bị hy sinh, không biết định nghĩa ra sao hai chữ hoài bão và không có nhiều cơ hội tiến thân. 
CS chủ trương Yêu Đảng là Yêu Nước, đồng hóa Tổ quốc và Xã hội chủ nghĩa. Tội ác có dự mưu này làm cho dân trí lụn bại, dân khí kiệt quệ, dân tâm chia rẽ. Dương Thu Hương từng nhận định không sai: "VN có truyền thống chống ngoại xâm, không có truyền thống chống nội xâm". CSVN là kẻ nội thù độc hại nhứt, một loại thực dân bản xứ, gian ác hơn tư bổn Pháp, đế quốc Tàu. Hồ qua đời năm 1969, để lại một xã hội đảo lộn tận gốc, được dân gian diễn tả như sau:
Thằng khôn thì đã vượt biên
Thằng khùng ở lại, thằng điên nắm quyền
Cho nên dân khổ triền miên...
4- Lý do thứ tư: Sức đối kháng của quần chúng ở trong và ngoài nước còn rời rạc vì thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo và thiếu đường lối chung. 
Khối người bất mãn với CS càng ngày gia tăng nhưng trên phương diện đấu tranh, có một khoảng cách chưa lấp nổi giữa thế hệ già và trẻ. Thành phần phản tỉnh trong Đảng đông hơn trước. Vì thất sủng, một số dứt khóat với chủ nghĩa Mác Lê và đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp. Phần khác vẫn vương víu vói giáo điều Mạc xít và trung thành với Bác. Cần đề cao cảnh giác để lật tẩy các cò mồi chống cộng dõm được gài vào hàng ngũ chúng ta. 
II- Vài góp ý về công cuộc vận động Dân chủ hóa VN
Làm thế nào để đẩy mạnh công cuộc dân chủ hóa Đất nước để thu ngắn sự quản lý nguy hại của CS kéo dài trên ba thập niên? Đây là một đề tài phức tạp, không thể trình bày trong vài giờ. Hơn nữa, không thể quên rằng VN ngày nay là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và đóng một vai trò hệ trọng tại Đông Nam Á. Mọi thay đổi ở VN được Thế giới theo dõi cẩn trọng nếu ảnh hưởng đến vùng. 
Bởi lý do vừa nêu nên trong phạm vi giới hạn của buổi hội luận hôm nay, tôi chỉ gợi ra một số nhận định thô thiển xoay quanh 4 đề tài chính: 
1- Yếu tố phát động đấu tranh.
Mọi phương án chống Cộng để tái lập Dân chủ, muốn thành công, cần hội đủ ba yếu tố: động lực, kiến thức và tổ chức.
Động lực chính đáng của chúng ta là bảo tồn đức tin tôn giáo, tương lai của con cái và những quyền tự do căn bản của con người. 
Mặt khác, muốn thắng, phải biết rõ địch, nhận chân bạn và thù, tra cứu những điểm yếu và mạnh của đối phương. Nếu chịu khó đọc qua các tài liệu căn bản như Le Capital, Duy vật Biện chứng pháp hay bản Tuyên ngôn Đảng CS (1947) thì sẽ thấy học thuyết Mác Engels dẫy đầy lập luận phi lý (absurdities). Trong sách vở các trường, chủ nghĩa CS được trình bày như một triết lý kinh tế mà không phân tích thực chất của nó là một hệ thống chuyên chế từng sát hại - nhân danh Giai cấp đấu tranh và Cách Mạng vô sản - nhiều tỷ người vô tội, qua mặt các chế độ Phát xít và Quốc xã.
Ba tập tải liệu "Red File" của VN Human Rights Watch (1995), "Le Livre Noir du communisme" (Paris, 1997) và "Le sìècle des communismes" (Paris, 1971) trình bày khá rõ các án tích chồng chất của CS.. Năm vừa qua, Nghị hội Âu châu nhóm tại Strasbourg đã lên án bằng nghị quyết 1481 các thể chế toàn trị, đặc biệt CS - trong số đó có VN - và đề nghị đưa ra trước Tòa án Hình sự Quốc về tội ác chống nhân loại. 
Đa số chúng ta thù ghét CS vì cảm tính, như một phản xạ tư nhiên, vì đã mất mát quá nhiều.
Phần đông các lãnh tụ CS thu thập kinh nghiệm từ đấu tranh, từ các khám đường hơn là từ lý thuyết Mạc xít. CS Tàu không áp dụng một chiến thuật giống CS Nga, lắm khi còn đối chọi gay gắt. Ngoài những thủ đọan, mánh khóe học hỏi từ hai đàn anh Nga-Tàu, CSVN còn có thêm một đặc tính: Gian ngoan phản trắc, bị Đặng Tiểu Bình tố giác khi y xua quân qua làm cỏ miền Thượng du Bắc Việt năm 1979.
Về tổ chức, phải công nhận CS có nhiều kinh nghiệm. Chương trình dân chủ hóa Đất nước là một chương trình chống Cộng nên phải được tổ chức rất kỹ. Thực hiện thống nhứt trong sự đoàn kết là một ảo ảnh. Sự khác biệt linh động trong một xã hội tự do chính là một hình thức thống nhứt. Vì thế nên khuyến khích các phong trào chống cộng thành lập dưới mọi hình thức, với những nhóm người có tinh thần trách nhiệm và hăng say tranh đấu. 
2- Trả sự thật lại cho lịch sử. 
Ngạn ngữ có câu "Hảy trả lại cho César cái gì thuộc về César." Để gạt dân, CS ngụy tạo trắng trợn lịch sử, chỉ chấp nhận lịch sử nào thích hợp, có lợi cho Đảng. Chính Hồ Chí Minh, dưới nhiều biệt danh, Trần Dân Tiên,..v..v... đã không ngượng miệng viết hồi ký để tự thần thánh hóa. 
Dối trá là bẩm tánh thứ hai của con người CS. Trong Thánh kinh có câu: "Sự thật giải thóat". Chúng ta nên tiếp tục tra cứu và khai thác thêm các sử liệu được giải mật sau chiến tranh VN để đánh tan các huyền thọai nuôi sống Đảng CS trong tâm tư một số người mê muội, ngây thơ. 
Có ít nữa ba huyền thọai: Hồ Chí Minh là cứu tinh của dân tộc, Đảng là thành trì bảo vệ vô sản và Quân đội Nhân dân chống Ngoại xâm. Nhiều sử liệu giải mật thời hậu chiến, ngay tại VN, Nga sô và Trung quốc, chứng minh Hồ là một tội đồ thi hành lệnh của Đệ tam Quốc tế nhuộm đỏ Đông Dương, Đảng CSVN đã phản bội vì cắt đất, xẻ biển dâng cho Bắc kinh, bắt tay tư bản để đàn áp công nhân và Quân đội Nhân dân chỉ là công cụ của Nga, Tàu.
Lịch sử còn tố giác cả hai Miên Nam, Bắc VN đều đã phạm vô số sai lầm, đối nội và đối ngọai. Đồng thời hai bên đã bỏ lở nhiều cơ hội để thể hiện độc lập và thống nhứt mà không cần chiến tranh. 
Trả sự thật lại cho Lịch sử còn có một tác dụng khác là xóa bỏ một số ảo tưởng. Ảo tưởng nguy hiểm nhứt từng ru ngủ nhiều đồng bào là Đồng minh sống chết bảo vệ độc lập và tự do của chúng ta. Quyền lợi quốc gia luôn luôn là kim chỉ nam hướng dẫn chính sách liên minh. Không ai là bạn muôn đời hay kẻ thù trọn kiếp trên bàn cờ quốc tế. Vọng ngọai dắc dẫn không sớm thì muộn đến con đường vong bổn. 
Một ảo vọng khác cần loại trừ là cộng sản VN sẽ tự động canh tân. Để cứu vãn chế độ, CS áp dụng vài phương sách nới lõng. Dù có nhiều chia rẽ về quyền lợi và địa vị, Ban lãnh đạo vẫn nhất trí duy trì đến cùng đường lối giáo điều để bảo vệ quyền lực và quyền lợi. Các khuynh hướng xé rào, đòi thật sự đổi mới bị chúng diệt thẳng tay. Đó là trường hợp của Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính..v..v..
Ngày nào Hiến pháp còn giữ nguyên điều 4, bọn mafia đỏ ở Hà Nôi vẫn bám trụ. Boris Yeltsin từng xác quyết: "CS không bao giờ sửa đổi, phải thay thê CS!". Bình luận gia Pháp Jean Francois Revel khẳng định mạnh hơn: "Phương pháp canh tân CS hay nhứt là xóa bỏ nó đi."
Sau hết, trả sự thật lại cho lịch sử sẽ đương nhiên giải trừ mặc cảm thắng, thua giữa người quốc gia và người CS. Đến nay CS vẫn coi chúng ta là công dân hạng hai. Hòa hợp, hòa giải chỉ là trò hể bịp bợm nếu không phát xuất từ phía CS bằng những hành động chân thành, sám hối và lương thiện.
Trong cuộc chiến Nam-Bắc do ngọai bang điều khiển, ai thắng, ai bại? Toàn thể dân tộc Việt đã thua nặng. Miền Nam thua chiến tranh, Miền Bắc thua hòa bình. Dân chúng hai miền gánh chịu tất cả hệ lụy. Chung quy, vấn đề chính của VN là vấn đề tồn tại (survival problem). Trước đây, tồn tại với Tàu. Ngày nay, tồn tại với Tàu và Mỹ. CS ắt đã hiểu rỏ: Theo Tảu thì mất đất, theo Mỹ thì mất Đảng. Đã đến lúc phải sám hối, thức tỉnh, trở về nguồn, về với Dân tộc, để phát huy di sản cha ông, để đưa Đất nước ra khỏi cái nhục chậm tiến. Đây là một lộ trình chuyển tiếp gian khổ, khó khăn nhưng không có sự chọn lựa nào khác. 
3- Đẩy giới trẻ ra lãnh đạo cộng đồng
Để xúc tiến tiến trình dân chủ hóa VN, nên thúc đẩy giới trẻ dấn thân ở hải ngọai. Giới trẻ sanh sau chiến tranh, không biết hận thù, đã vào giòng chính, có kiến thức và thế lực đối với nhà chức trách địa phương. Giới trẻ sinh họat trong mọi lãnh vực chuyên môn của Hoa kỳ, hấp thụ và thực nghiệm dân chủ và biết các ngõ ngách của guồng máy cai trị Mỹ quốc nên có thể lobby hữu hiệu cho dân chủ, nhân quyền. Với tinh thần bất vụ lợi, giới trẻ phát động phong trào đoàn kết dễ hơn các đảng phái chính trị và tôn giáo. Giới trẻ không mất gốc ý thức được sự thành đạt cá nhân trong cuộc sống mới chỉ có ý nghĩa khi hướng về phục vụ Quê cha, Đất tổ. Giới trẻ sẽ sáng suốt chọn những bậc đàn anh có kinh nghiệm đấu tranh để đưa vào Ban Cố vấn để lấp khoản cách già, trẻ. 
Dưới sự lãnh đạo của một ê-kíp năng nổ, họat động quy củ và có kế họach, công cuộc đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Quê hương sẽ sớm thành tựu, chuyễn từ thế thủ qua thế công, từ thụ động qua tác động. Như thế, mới không phung phí nhân lực, tài lực và thời gian. Như thế, mới có thể biến quốc hận thành quốc khởi.
4- Cần cổ động về nguồn, dân tộc hóa các cơ chế chính quyền
Tháng 4.1975, đoàn binh viễn chinh Bắc Việt tràn vào Miền Nam. Chúng vơ vét vàng bạc, châu báu, máy móc, đồ quý chở về Bắc, đập phá các di tích lịch sử, đốt bỏ sách vở, bắt dân học tập mút mùa, đày đi vùng kinh tế mới, đập phá nghĩa trang, mồ mã, thay đổi tiền bạc, thay luôn tên thủ đô Sàigòn như CS làm bên Nga sô. Bạo Hồ ác hơn Bạo Tần. Chúng hành động như thổ phỉ Pháp thực dân. Trong cách cai trị nước, họ để lộ tư cách ngoại quốc. Dân chúng tự hỏi: Người CSVN thuần thành, tay sai của Đệ tam Quốc tế, còn là người VN thật sự hay không?
Hồ và các đồng chí là những kẻ tiếm quyền sau cuộc Cách mạng tháng 8. Hằng ngày các quy định của nhà cầm quyền CS vi phạm Hiến pháp 1992 do chính họ áp đặt. Phép nước chào thua trước phán quyết tùy hứng của cán bộ địa phương. Chính phủ xem thường các giao ước quốc tế về nhân quyền, xé bỏ Hiệp ước Genève 1954 và Paris 1973. Đảng, Nhà nước và Quốc hội là một. 
Muốn dân chủ hóa VN, phải hủy điều 4 Hiến pháp, trả quyền lại cho dân, xóa bỏ Mặt trận Tổ quốc bù nhìn, tổ chức bầu cử có quốc tế kiểm sóat và chấp nhận đa đảng. Nếu CS ngoan cố từ chối thì điều 4 sẽ là tử huyệt chôn Đảng. Độc quyền đẻ ra nhiều sai lầm, tệ đoan. 
CS không thể cưỡng lại nổi ba quy luật thiên nhiên: quy luật Thịnh, Suy (lên cao ắt có ngày xuống thấp, CS thoái trào không thể nào hồi sinh), quy luật Vật Cùng Tắc Biến (ép quá nổ tung) và quy luật Nhân Quả (làm ác gặp dữ). Không còn nữa cái thời vàng son của chủ nghĩa Mác Lê từng được Trần Dần diễn tả:
Tôi bước đi
Không thấy phố
Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
Trên màu cờ đỏ.
Người cán bộ CS mất lòng tin, than thở chua chát: "Lúc còn trẻ, xả thân cứu nước, Trở về già bán nước nuôi thân"
Dân chủ là hơi thở. Xóa dân chủ, dân chết ngộp. Bởi vậy, thay vì đảng hóa, phải dân tộc hóa chế độ, dân tộc hóa cơ chế. Mọi quyền lực phải bắt nguồn từ dân. Chế độ và chủ thuyết chính trị nào rồi cũng phải ra đi. Omnia vanitas, tất cả đều là hư vô. Chỉ có dân mới trường tồn, bất diệt, vĩnh cữu. 
Kết luận
Bằng một cuộc Cách mạng phản dân tộc, bằng một chính sách ngu dân, CS đã xóa bỏ Văn hóa VN. Để cứu Văn hóa VN - cũng là cái hồn và sức mạnh của dân tộc Việt - cần một cuộc Cách mạng mới. Không phải cuộc Cách mạng nào cũng gây đổ máu. Đấu tranh bất bạo động khó hơn đấu tranh bạo động thập phần vì đòi hỏi đường lối trong sáng, lãnh đạo xuất sắc, cán bộ thượng thặng và kỷ luật nghiêm minh, 
Tại 8 xứ Đông Âu, đã có những cuộc Cách mạng Nhung, Tu líp, Hoa Hồng,.. thể hiện trong hòa bình, nhờ dân trí cao. Tại Pháp năm 1789 và Ba Lan năm 1989, Cách mạng thành công, không có sự xuất hiện của một đảng. Sự đứng dậy của quần chúng và công đòan đủ làm sụp đổ chính quyền.
CSVN ngán sợ "diễn biến hòa bình" (peaceful evolution) mà chúng còn gọi là cuộc chiến tranh hòa bình. Kinh tế thị trường toàn cầu hóa ép CS phải tuân hành "luật chơi chung". CS sẽ không tránh khỏi, mặt khác, một cuộc cách mạng (revolution) khởi động bởi những bất công xã hội càng ngày thêm trầm trọng, nạn tham nhũng vô phương cứu chữa, tình trạng vô pháp, vô kỷ mở rộng khắp nơi và phong trào đình công không ngớt gia tăng. Ngày nay, nổi sợ hãi đã chuyển từ dân qua đảng. Giữa Dân và Đảng, không phải chỉ có một sự "chia tay ý thức hệ" mà một sự ly dị vĩnh viễn.
Xã hội CSVN hội đủ các điều kiện evolution và revolution để nổ tung. Thêm vào đó, thế giới bất ổn có thể cuốn hút nước ta vào một ván cờ mới, "xóa bài làm lại". Sự việc này có thể xảy ra trong vòng 4 hay 5 năm sắp tới, sớm hơn lời tiên đóan của phân tích gia Carl Thayer thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Úc. Dân trí cao và dân khí mạnh sẽ giúp Đất nước thể hiện cách mạng không đổ máu, đưa CS vào nghĩa trang lịch sử. Vấn đề hiện nay không phải là chừng nào CS ra đi mà là chúng ta có sẳn sàng thay thế họ hay không? bằng một thể chế lành mạnh hơn không?
Tôi tin, dù sao, chúng ta sẽ thắng. Thật vậy, trong cuộc đấu tranh dân chủ, tiềm lực của ta vượt hẵn đối phương. Ba triệu đảng viên CS núp bóng 18 ủy viên Bộ Chính trị, hiện bị 2 thái thượng hoàng bình vôi Đổ Mười và Lê Đức Anh giựt dây, không thể chống lại 80 triệu dân bất mãn. Chính Nghĩa đứng về đa số. Vấn đề là làm thế nào sớm tạo thời cơ để xoay vận nước. Trước cảnh dầu sôi lửa bỏng của xứ sở, trong cuộc vận hành lịch sử hôm nay, không có ý kiến vẫn là ý kiến. Ý kiến của kẻ khiếp nhược, trốn trách nhiệm. Im lặng là đồng lỏa, là dung túng. Nếu chúng ta cùng ngậm miệng, ai sẽ nói thay? Mỗi con dân Việt có thể khác nhau về hoàn cảnh, quá khứ, tôn giáo, về thương tích trong tâm can nhưng tất cả chỉ có một xứ sở để cứu nguy: Xứ sở VN.
Chúng ta không có quyền thất bại phen này. Nếu thất bại thì đó là sự thất bại chung của dân tộc, bất luận chúng ta đứng về phía nào. Một sự thất bại không thể tha thứ. Trước lịch sử, trước tiền nhân, trước hậu thế.
Xin cám ơn sự chú ý của các bạn.
Houston, Texas
Ngày 27.05.07
=END=


6- Tài Liệu
- "Điểm Nóng" Dioxin ở Việt Nam: Từ Lý Thuyết Đến Thực Tế
Nguyễn Minh Quang, P.E.
Tháng 1 năm 2007
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Trại Lực lượng Đặc biệt A Shau: Nơi chào đời của thuyết điểm nóng dioxin
(Ảnh: Larry Wagoner - 1969)
PHẦN MỞ ĐẦU
Tiếp theo sau Hội nghị Khoa học Hỗn hợp Việt-Mỹ về Ảnh hưởng của Chất da cam/dioxin lên Sức khỏe và Môi trường, được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 3 đến 6 tháng 3 năm 2002, đại diện của hai chánh phủ đã đạt đến thỏa thuận về những công tác nghiên cứu trong tương lai, được ghi trong biên bản ghi nhớ (memorandum of understanding (MOU)) ký kết ngày 10 tháng 3 năm 2002. Những công tác nầy bao gồm việc nghiên cứu trực tiếp ảnh hưởng của việc tiếp xúc với dioxin đối với sức khỏe con người và ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với môi trường và hệ sinh thái. Việc nghiên cứu sẽ ưu tiên nhắm vào dân số đang tiếp xúc nhiều với dioxin, chẳng hạn như sinh sống gần các "điểm nóng," và nhắm vào việc xác định, định tính (characterization), và điều trị (remediation) các "điểm nóng."
Theo biên bản ghi nhớ, "điểm nóng" là những nơi có mức độ dioxin ở trong đất cao. Một vài nơi đã được xác định, còn những nơi khác được xem như là hiện hữu, nhưng vị trí của chúng chưa được xác định. Hai nghiên cứu được thỏa thuận để tiến hành bao gồm việc nghiên cứu hệ sinh thái và phục hồi rừng suy thoái, chẳng hạn như rừng Mã Đà, và việc nghiên cứu để xác định, định tính, và điều trị những điểm nóng, chẳng hạn như phi trường Đà Nẳng (1). Hai địa điểm nầy do các khoa học gia Việt Nam đề nghị.
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Đại diện hai chánh phủ tại Hội nghị ở Hà Nội năm 2002
Đây không phải là lần đầu tiên những "điểm nóng" dioxin ở Việt Nam được đề cập đến. Chúng đã được công bố vào năm 1998 sau các nghiên cứu hỗn hợp giữa Hatfield Consultants Ltd. ở West Vancouver, Canada (HCL) và Ủy ban quốc gia điều tra về hậu quả chất độc hóa học dùng trong chiến tranh Việt Nam (Ủy ban 10-80) để xác định mức độ dioxin trong môi trường Việt Nam (2). Chúng là tiêu điểm của cái gọi là "thuyết điểm nóng Hatfield" và là chủ đề của nhiều phúc trình và bài viết do HCL biên soạn (3-6). Có lẽ vì lý do đó, HCL đã được Ủy ban quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (Ủy ban 33) của chánh phủ Việt Nam mướn để nghiên cứu "... nhằm ngăn chận dioxin lan rộng chung quanh phi trường Đà Nẳng, và đánh giá khả năng bảo vệ sức khỏe của người dân sinh sống trong vùng phụ cận." (7) Các nghiên cứu nầy do Ford Foundation tài trợ.
Những "điểm nóng" dioxin có thật sự hiện hữu ở Việt Nam hiện nay hay không? Nếu có, chúng "nóng" đến mức độ nào? Bài viết nầy nhằm mục đích trả lời hai câu hỏi đó.
THUYẾT ĐIỂM NÓNG HATFIELD
Theo HCL, tất cả các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ được xem như là (theorized) những điểm nóng dioxin ở Việt Nam. Thuyết nầy dường như được hình thành sau khi 2,3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxin (dioxin, TCDD, hoặc T4CDD) được tìm thấy trong một mẩu đất lấy ở trại Lực lượng Đặc biệt A Shau năm 1997. Mẩu đất có nồng độ 901,2 phần ức (parts per trillion (ppt)) Tổng TEQs (Total Toxicity Equivalents), vượt quá 350 ppt Tổng TEQs, là tiêu chuẩn để bảo vệ sức khỏe con người cho đất nông nghiệp, thổ cư, và công viên ở Canada (8). Mặc dù nồng độ dioxin trong các mẩu đất lấy ở cùng vị trí trong năm 1999 không vượt quá 350 ppt Tổng TEQs, HCL vẫn duy trì thuyết điểm nóng vì "... cho dù một căn cứ được xem là không ô nhiễm nghiêm trọng, căn cứ đó vẫn có thể 'nóng' nếu vị trí chính xác của các khu vực Ranch Hand được xác định và phân tích." (6)
Tổng TEQs được dùng để đánh giá nguy cơ của việc tiếp xúc với một hỗn hợp (combination) bao gồm các hợp chất họ dioxin (dioxin-like compounds). Nó là tích số của nồng độ của từng hợp chất họ dioxin, Ci, với hệ số độc tố tương đương với dioxin, TEFi (TCDD toxicity equivalency factor), cho hợp chất đó. Tổng TEQs là tổng số của mỗi TEQs của từng hợp chất:
Tổng 
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"Thuyết điểm nóng Hatfield" được trình bày khá chi tiết trong nhiều bài viết chuyên môn của HCL. "Những địa điểm có mức độ dioxin trong đất cao có thể gọi là 'điểm nóng' chất da cam/dioxin. Chúng tôi chọn đất, một bộ phận của môi trường ở thung lũng A Lưới, như là một yếu tố để xác định các điểm nóng. Nếu ô nhiễm đất ở thung lũng là tiền đề của ô nhiễm thực phẩm và con người hiện nay, thì đất phải được dùng như là yếu tố chính yếu trong việc xác định một điểm nóng." (4)
"Các điểm nóng xác định bởi Hatfield đang hiện diện, đó là đất có mức độ TCDD rất cao vì tiếp nhận nhiều TCDD hơn trong thời gian chiến tranh. Điều quan trọng là những điểm nóng Hatfield không phải là vùng rừng rậm bạt ngàn, mục tiêu của các phi vụ thường xuyên của Chiến dịch Ranch Hand, ám số của chương trình phun thuốc khai quang của Quân đội Mỹ... Những điểm 
nóng hiện nay là đất nơi chất da cam bị rò rỉ, được xịt từ bồn chứa gắn trên xe, kể cả việc phun thuốc chung quanh các căn cứ, v.v., cho nên đất ở đây có mức tiếp nhận dioxin nhiều hơn so với đất ở vùng bị phun thuốc từ trên không. Nồng độ TCDD cao nhất được tìm thấy trong các mẩu đất lấy ở trại gia binh bên trong một căn cứ cũ của lực lượng đặc biệt Mỹ ở thung lũng A Lưới (Dwernychuk et al., 2002). Hai căn cứ khác trong thung lũng, được sử dụng trong một thời gian ngắn hơn, cũng có mức độ TCDD trong đất cao hơn những vùng bị phun thuốc từ trên không... Các căn cứ Ranch Hand ở Biên Hòa và Đà Nẳng là những điểm nóng quan trọng điển hình. Nồng độ TCDD trong đất ở Biên Hòa được ghi nhận lên đến 1,2 triệu phần ức (ppt) (Schecter et al., 2001). Tài liệu mật [anecdotal] từ các khoa học gia Việt Nam cho thấy mức độ dioxin trong đất ở Đà Nẳng có thể lên đến vài trăm ngàn ppt." (5)
"Các căn cứ không quân cũ của Mỹ ở Đà Nẳng, Phù Cát, và Biên Hòa có thể được xem như là những 'điểm nóng' quan trọng vì nồng độ TCDD quan sát được ở 'hạ lưu" của các địa điểm tình nghi là khu vực Ranch Hand. Trong nghiên cứu nầy, các 'địa điểm tình nghi chính yếu' chưa được trực tiếp phân tích vì chánh quyền Việt Nam không cho phép. Tuy nhiên, những trị số TCDD rất cao (Bảng 1), cho thấy sự quan trọng của chất da cam trong toàn thể độc tố của các mẩu đất hoặc bùn, vì TCDD phát xuất từ chất da cam... Một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở Việt Nam không được xếp loại 'nóng' không có nghĩa là nó không bị ô nhiễm; nó chỉ có nghĩa là ô nhiễm nghiêm trọng chưa được xác định vì thiếu dữ kiện (trong nghiên cứu nầy, nghiêm trọng được định nghĩa là ≥ 190 pg/g [phần ức hay ppt] TCDD)." (6)
TAI NẠN THUỐC KHAI QUANG TRONG THỜI CHIẾN
Những tai nạn liên quan đến việc sử dụng thuốc khai quang trong cuộc chiến Việt Nam; chẳng hạn như rò rỉ từ bồn chứa, xả khẩn cấp hoặc rò rỉ từ máy bay Ranch Hand, và thiệt hại về cây ăn trái và hoa màu; được báo cáo trong nhiều tài liệu mật. Những tài liệu nầy; gồm có biên bản ghi nhớ, ghi chú, và phúc trình để báo cáo kết quả điều tra tai nạn; vừa được giải mật và công bố qua Trung tâm Sưu tầm Tài liệu của Quân vụ Hoa Kỳ (Center for Unit Records Research of the US Armed Services (USAS/CURR)) ở Springfield, Virginia. Một số tai nạn liên quan đến thuốc khai quang đáng chú ý được mô tả tóm tắt dưới đây.
Rò rỉ thuốc khai quang ở
Căn cứ Không quân Biên Hòa
Căn cứ Không quân Biên Hòa là căn cứ lớn nhất trong số 5 căn cứ vận hành của Chiến dịch Ranch Hand bao gồm Căn cứ Không quân Tân Sơn Nhứt (Sài Gòn), Đà Nẳng, Nha Trang, và Phù Cát (Qui Nhơn). Hầu hết các phi vụ khai quang Ranch Hand thực hiện từ tháng 12/1966 đến tháng 07/1970 đều xuất phát từ căn cứ nầy (9).
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Vị trí của khu vực Ranch Hand ở Căn cứ Không quân Biên Hòa
Theo biên bản ghi nhớ của Trung tá Keith W. West, Tư lệnh Phi đoàn Đặc nhiệm (SOS) 12th của Chiến dịch Ranch Hand ở Căn cứ Không quân Biên Hòa, các vụ rò rỉ thuốc khai quang xảy ra từ đường ống ngầm của hệ thống tồn trữ và phân phối mới vừa hoàn tất vào ngày 14 tháng 1 năm 1970. Hệ thống được xây dựng để có thể bơm 3 loại thuốc khai quang (trắng, xanh, và da cam) từ các bồn chứa vào các máy bay Ranch Hand đậu ở khu vực tiếp liệu và bảo trì. "Đường ống ngầm bằng plastic có thể chịu một áp suất lên đến 300 PSI [pounds per square inch]. Áp suất tối đa dùng bơm thuốc khai quang lên máy bay vào khoảng 45 đến 65 PSI. Vì tất cả đường ống đều nằm dưới mặt đất, rò rỉ chỉ được phát hiện khi áp suất trong đường ống bị giảm bất thường. Số lượng của mỗi bồn chứa được theo dõi hàng ngày bằng số lượng còn trong bồn trừ số lượng bơm lên máy bay. Dường như đây là phương pháp duy nhất để xác định xem có rò rỉ hay không [?]." (10)
Ngày 15 tháng 1 năm 1970, gần 500 gallons chất màu trắng rò rỉ từ mối nối chữ T của đường ống ngầm. "Không có thuốc khai quang chảy tràn trên mặt đất; tất cả số lượng rò rỉ thấm vào đất ở chung quanh chỗ bị bể." (10) Ngày 5 tháng 2 năm 1970, một mối nối chữ L của đường ống ngầm bị sút khiến khoảng 1.000 gallons chất da cam bị rò rỉ, nhưng chi tiết không được báo cáo. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 2 năm 1970, một mối nối khác của đường ống ngầm lại bị sút. Gần 500 gallons chất da cam bị thất thoát, nhưng chi tiết không được báo cáo.
Tai nạn nghiêm trọng nhất có lẽ xảy ra ngày 28 tháng 2 năm 1970 với khoảng 7.500 gallons chất da cam rò rỉ từ một lỗ thủng có đường kính 1/2 inch trên đường ống ngầm. "Vào khoảng 7:30 sáng ngày 1 tháng 3 năm 1970, Thiếu tá Iorcross, 12SOS được Trung sĩ Webb của Ban Thuốc khai quang thông báo việc rò rỉ trong hệ thống bơm thuốc khai quang. Công binh được thông báo để đào đường ống sau khi đã đóng tất cả các khóa (valves) của hệ thống. Một lỗ thủng có đường kính 1/2 inch được tìm thấy trên một đoạn ống thẳng giữa khu S-13 và S-12 (tham khảo sơ đồ tổng thể của BHAB, RVN [Căn cứ Không quân Biên Hòa, Việt Nam Cộng Hòa] trong hồ sơ của Chỉ huy trưởng Bảo trì, 3TFW [Vùng III Chiến Thuật]). Vào lúc nầy, sĩ quan trực của Phi đoàn Đặc nhiệm 12th được thông báo và số lượng thuốc khai quang trong bồn chứa chất da cam được kiểm tra. Sau khi khấu trừ số lượng sử dụng trong đêm qua, 3 feet (khoảng 7.500 gallons) thuốc khai quang được xác nhận là thất thoát.
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Một bồn chứa thuốc khai quang ở Căn cứ Không quân Biên Hòa (9)
Việc rò rỉ được sửa chữa bằng cách gắn mối nối Dresser chung quanh nơi đường ống bị hư hại. Một bờ đất được đấp ngay lập tức để chận nước chảy tràn trên mặt đất (ước lượng khoảng 100 gallons).
Sau đó một đập làm bằng đất lấy tại chỗ được xây ngay phía dưới đường ống ngầm để chận nước chảy tràn nếu đường ống bị bể trong tương lai. Ngày 7 tháng 3, Bác sĩ của Phi đoàn được liên lạc để xác định phương pháp lấy mẩu nước và đất ở nơi bị ô nhiễm thuốc khai quang. Những biện pháp kiểm soát tại chỗ đã được thay đổi để đóng tất cả các khóa của hệ thống vào ban đêm, ngoại trừ trường hợp phải bơm thuốc lên máy bay. Vì tất cả những tín hiệu của hệ thống (áp suất của bơm và lưu lượng của thuốc khai quang ở vòi) vẫn bình thường, biện pháp nầy được xem là cần thiết để tránh những tai nạn tương tự trong tương lai.
Khoảng 2 tuần sau, Đại úy Altum, MACV J3-09, được báo cáo trong một chuyến thăm viếng của Ông. Tai nạn rò rỉ, những biện pháp khắc phục, và nhu cầu lấy mẩu để xác định ảnh hưởng của đường ống bể được thảo luận. Bác sĩ của Phi đoàn đề nghị Quân Y Biên Hòa phụ trách vấn đề lấy mẩu. Họ cho biết, căn cứ không quân gần nhất có khả năng thử nghiệm 2-4D và 2-4-5T là Căn cứ Không quân McCellan. Trung sĩ Larson bên Quân Y đã liên lạc với Phi đoàn Đặc nhiệm 12th vào ngày 22 tháng 3 năm 1970 để thảo luận phương pháp lấy mẩu nước.
Đập đất đã ngăn chận được tất cả nước và thuốc khai quang còn sót lại. Chất lỏng không còn chảy vào hệ thống thoát nước nữa. Tuy nhiên, nơi xảy ra tai nạn hiện đang ngập đầy nước nên đập đất sẽ không còn hiệu quả trong mùa mưa. Một số lượng nước đã được xả qua đập và để cho thấm vào đất cát trong mương thoát nước.
Tai nạn được báo cáo lên Đại tá Whiteside, MACV J3-09, ngày 21 tháng 3 năm 1970. Theo đề nghị của Ông, Công binh sẽ thay thế tất cả ống plastic bằng ống sắt và be bờ chung quanh các bồn chứa để ngăn chận tất cả thuốc khai quang trong trường hợp các bồn chứa bị bể." (10)
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Những nơi bị thiệt hại vì thuốc khai quang
Ảnh hưởng đối với môi trường của các vụ rò rỉ nầy đã được điều tra và mô tả trong một biên bản ghi nhớ do Pacific Technical Analysts - Subsidiary soạn ngày 29 tháng 4 năm 1970. "Các vụ rò rỉ đã làm một vài nơi của nền đất đấp (artificial fill) và đất cát lắng ở mương thoát nước bị bão hòa. Vụ rò rỉ từ đường ống bể ngày 1 tháng 3 năm 1970 làm bão hòa một phần của nền đất đấp, và một phần giữa nền đất đất đấp và lớp đất cát pha sét ở bên dưới. Các mẩu đất lấy ở vách mương khảo sát (exploration trench), được đào giữa nơi rò rỉ và đường thoát nước, bị ô nhiễm thuốc khai quang da cam với nồng độ thay đổi từ 0,2 cho đến 106,1 phần triệu (parts per million (ppm)). Sự phân phối các mẩu nầy cho thấy thuốc khai quang bị giới hạn trong nền đất đấp và khoảng 1 đến 2 inches phần trên cùng của lớp đất cát pha sét. Nồng độ trong đất lên đến 10 phần triệu, được tìm thấy trong các mẩu lấy từ lớp đất cát pha sét hoặc lớp đất sét có nhiều màu (mottled clay) nằm bên dưới nền đất đấp từ 1 đến 3 feet, có lẽ do sự lan truyền cơ học (mechanical spreading) trong khi đào mương khảo sát. Thuốc khai quang khó có thể lan xa hơn một vài inches trong lớp đất cát pha sét nằm bên dưới nền đất đấp trong suốt thời gian kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ." (11)
Thiệt hại cây ăn trái và hoa màu trong vùng phụ cận Căn cứ Không quân Đà Nẳng
Những thiệt hại do thuốc khai quang gây ra cho cây ăn trái và hoa màu trong vùng phụ cận Căn cứ Không quân Đà Nẳng xảy ra trong tháng 9 và 10 năm 1968. Kết quả nhiều cuộc điều tra, được thực hiện để xác định nguyên nhân gây ra thiệt hại, cho thấy cây ăn trái và hoa màu trong vùng phụ cận Căn cứ Không quân Đà Nẳng bị thiệt hại vì số thuốc khai quang còn sót lại trong các thùng 55-gallon đựng thuốc khai quang (12-15).
"Việc phân phối rộng rãi các thùng không từng chứa thuốc khai quang, với khoảng từ 2 đến 3 gallons thuốc còn sót lại, rất phổ biến ở hai căn cứ Ranch Hand chánh yếu ở Biên Hòa và Đà Nẳng. Việc vận chuyển các thùng không nầy trong khắp thành phố và vùng phụ cận, cộng với việc rò rỉ và bay hơi (volatilization) không thể tránh khỏi của thuốc khai quang còn sót lại trong thùng, chắc chắn, đã gây thiệt hại đáng kể cho cây che mát (shade trees), cây ăn trái, và hoa màu trong vùng mà các thùng không nầy được phế thải. Vấn đề được ghi nhận trong phúc trình "Thiệt hại do thuốc khai quang ở Đà Nẳng" ngày 25 tháng 3 năm 1969 của Trung tá Jim Corey, Chỉ huy phó CORDS/NLD/I CTZ, gởi cho R.M. Urguhart, Chỉ huy trưởng CORDS/NLD/I CTZ, được lưu trữ trong hồ sơ của Ban Hành quân Hóa học (Chemical Operations Division), MACV J3-09. Như được trình bày trong phúc trình và được các thành viên của đoàn quan sát trong vùng Đà Nẳng, rất nhiều thùng không từng đựng thuốc khai quang được tìm thấy khắp nơi trong thành phố và vùng phụ cận. Các thùng nầy được dùng để đựng xăng, dầu cặn (diesel fuel) và nước dù có một số ít thuốc khai quang vẫn còn sót lại trong thùng. Việc dùng xăng bị ô nhiễm thuốc khai quang để chạy xe gắn máy và các loại xe khác chắc chắn là nguyên nhân chánh yếu của các thiệt hại do hiện tượng bay hơi của nhiều chất khác nhau được chứa trong các thùng không.
Mức thiệt hại trong thành phố Đà Nẳng đã đưa đến những biện pháp giới hạn việc phân phối các thùng thuốc khai quang. Một trong các biện pháp cần thiết để ngăn chận sự thiệt hại là chôn hoặc phế thải một cách an toàn (safe disposal) các thùng không bị ô nhiễm thuốc khai quang." (15)
Thiệt hại do số thuốc khai quang còn sót lại trong thùng từng đựng thuốc khai quang không chỉ giới hạn trong vùng phụ cận Căn cứ Không quân Đà Nẳng. Một cuộc điều tra trong tháng 9 năm 1969 cũng cho thấy những thiệt hại tương tự ở bên trong Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở Đà Nẳng. "Có tất cả tám thùng thuốc khai quang DA CAM được tìm thấy bên trong Bộ Tư lệnh. Hai trong bốn thùng ở Bãi xăng dầu còn nồng nặc mùi thuốc khai quang. Bốn thùng còn lại ở gần xe báo hiệu thì chứa đầy xăng. Xăng trong các thùng nầy dùng để chạy máy phát điện. Phó tư lệnh James và Ông Xuân được thông báo là xăng trong các thùng có thể chứa một ít thuốc khai quang, do đó, khói do máy phát điện phun ra sẽ chứa hơi thuốc khai quang có thể ảnh hưởng đến hoa màu ở chung quanh. Họ cũng được lưu ý rằng hơi bốc ra từ số thuốc khai quang còn sót lại trong các thùng không cũng có thể là nguyên nhân gây thiệt hại cho hoa màu ở gần đó." (16)
Xả khẩn cấp và rò rỉ từ máy bay Ranch Hand
Trong trường hợp khẩn cấp như động cơ bị hư vì trúng hỏa lực của địch hay vì lý do kỹ thuật, toàn bộ 1.000 gallons thuốc khai quang trong bồn chứa trên máy bay UC-123 phải được xả khẩn cấp (emergency dumping) để bảo đảm an toàn cho máy bay và phi hành đoàn. Máy bay UC-123 là loại máy bay dùng trong Chiến dịch Ranch Hand. Theo tài liệu thống kê của Quân đội Hoa Kỳ, có 37 vụ xả khẩn cấp với tổng cộng 11.800 gallons thuốc khai quang đã xảy ra từ năm 1965 đến 1970; gồm có 11 vụ với 4.200 gallons chất da cam, 8 vụ với 2.100 gallons chất màu xanh, 6 vụ với 3.900 gallons chất màu trắng, và 12 vụ với 1.600 gallons thuốc khai quang không rõ loại (17).
"Hồ sơ lưu trữ của Ban Hành quân Hóa học ở MACV cho thấy năm vụ xả khẩn cấp từ máy bay RANCH HAND xảy ra trong khoảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1968. Một vụ xảy ra ở ngoài biển Đông, cách bờ khoảng 10 km về phía nam tỉnh Bạc Liêu. Bốn vụ còn lại xảy ra trong phạm vi có bán kính từ 20 đến 25 km chung quanh Biên Hòa ở cao độ từ 2.000 đến 3.500 feet. Kết quả khảo sát một vị trí cách Biên Hòa 20 km về phía thượng nguồn sông Guai [?] của Marvin Davis bên USAID cho thấy thiệt hại về cây ăn trái, dừa, cây kiểng, và hoa màu có giá trị cao trong một vùng rộng khoảng 1 km và dài khoảng 2 km. Ở một vị trí khác gần làng Mỹ Quới, tỉnh Biên Hòa nơi chất DA CAM được xả từ cao độ 2.500 feet, vùng thiệt hại rộng khoảng 1 km và dài khoảng 2-3 km, cũng theo phúc trình của Marvin Davis bên USAID. Cam quít, xoài, chuối, dừa, cau bị thiệt hại nặng nhất. Tuy nhiên, hoa màu ngắn ngày được trồng 6 tuần sau vụ xả khẩn cấp thì không bị ảnh hưởng. Thiệt hại của các vụ xả khẩn cấp có thể rất nặng trong vùng ảnh hưởng của chúng, nhưng nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, những vùng chung quanh cũng có thể bị thiệt hại, nhưng nhẹ hơn, vì thuốc bị thổi tạt đi xa hơn khi được phun ở cao độ khá cao. Một phần thiệt hại của cây che mát ở phía đông thành phố Biên Hòa có thể do những vụ xả khẩn cấp ở vùng phụ cận gây ra." (16)
Rò rỉ có thể xảy ra từ máy bay UC-123 hoặc trực thăng nếu vòi của hệ thống phun trên máy bay bị rò rỉ. "Vòi thường bị rò rỉ trên đường bay trở về căn cứ sau khi hoàn tất phi vụ. Vì màn bơm bị kẹt nên một số lượng nhỏ thuốc khai quang còn sót lại trong ống phun có thể rơi xuống sau khi tắt máy bơm thuốc. Mức thiệt hại do thuốc khai quang rò rỉ từ hệ thống bơm trên máy bay UC-123 gây ra cho hoa màu và các loại thực vật khác thì không được biết, nhưng chắc là rất thấp vì chỉ liên quan đến một số lượng nhỏ thuốc khai quang và bị khuếch tán khi rò rỉ từ cao độ khá cao." (16) Lúc ban đầu, rò rỉ từ máy bay Ranch Hand bị nghi ngờ là nguyên nhân của những thiệt hại nặng nề ở vườn rau kiểu mẫu ở Quận Hòa Vang trong tháng 9 năm 1968. Vườn rau kiểu mẫu nầy nằm ở phía nam của Căn cứ Không quân Đà Nẳng, trên đường cất cánh thông thường của máy bay Ranch Hand. Nhưng "Việc rò rỉ khó có thể xảy ra khi máy bay cất cánh hay trước khi thuốc khai quang trên máy bay được phun. Rò rỉ chỉ xảy ra khi khóa bị hư sau khi phun thuốc... Cũng cần nói thêm là những vùng thiệt hại khác thì nằm ngoài đường bay của máy bay phun thuốc khai quang. Hơn nữa, hoa màu đang trồng bên phía đông Đà Nẳng (vùng tô màu nâu trên bản đồ) thì không bị thiệt hại mặc dù máy bay Ranch Hand vẫn thường bay qua vùng nầy." (12)
Tai nạn không hề biết ở Tân cảng Sài Gòn
Tai nạn đổ tháo thuốc khai quang ở Tân cảng Sài Gòn thì không hề được biết đến như các tai nạn khác, nhưng được ghi nhận một cách tình cờ qua các hình ảnh cá nhân do thành viên của Tiểu đoàn Vận tải 71st chụp và đăng tải trên một trang web của Allan Furtado (một trung sĩ của Đại đội 154th) có địa chỉ là http://www.allanfurtado.com.
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Tân cảng Sài Gòn năm 1968 (19)
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Những thùng thuốc khai quang
vận chuyển qua Tân cảng Sài Gòn (20)
Tân cảng Sài Gòn nằm trên sông Sài Gòn, cách Cảng Sài Gòn khoảng 3 dặm về hướng bắc, ngay phía dưới cầu Sài Gòn trên Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. Cảng do công ty Raymond International, Morrison-Knudson International, Brown & Root and J. A. Jones (RMK-BRJ) xây cất trên một khu đất rộng khoảng 100 acres, một phần là ruộng lúa và một phần là đầm lầy ngập nước khi thủy triều lên. Sau khi hoàn tất vào cuối năm 1966, Tân cảng Sài Gòn được điều hành bởi Tiểu đoàn Vận tải 71st có căn cứ ở Fort Story, Virginia để tiếp nhận tất cả hàng hóa của Quân đội Hoa Kỳ đang được bốc dỡ ở Cảng Sài Gòn vào thời điểm đó (18).
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Những thùng thuốc khai quang ở Tân cảng Sài Gòn (21)
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Những thùng thuốc khai quang ở Tân cảng Sài Gòn (21)
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Những thùng thuốc khai quang ở Tân cảng Sài Gòn bị hư hại
vào tháng 5 năm 1968 (22)
Những thùng chất da cam ở Tân cảng Sài Gòn (21)
Trong đợt Tổng công kích Tết Mậu Thân giai đoạn 2, Tân cảng Sài Gòn bị pháo kích bằng hỏa tiển 122 mm và súng cối vào ngày 12 tháng 5 năm 1968. Vụ tấn công nầy đã gây thiệt hại quan trọng cho cơ sở và khí cụ ở Tân cảng Sài Gòn. Cầu Sài Gòn cũng bị hư hại.
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Văn phòng điều hành bị hư hại (22)
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Khí cụ bị hư hại (22)
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Cầu Sài Gòn bị hư hại (21)
Trong số các thiệt hại đó có thể là hàng ngàn thùng chất da cam và chất màu trắng, được ghi nhận tình cờ trong một bức ảnh với lời chú thích: "Bức ảnh nầy cũng được đăng trên một trong các trang web của Al Krabbenhoeft. Tôi nghĩ rằng nó đáng để chúng ta xem lại một lần nữa. Một nhân viên dân sự ở Tân cảng đang quan sát vị trí nơi James Lake thiệt mạng vì hỏa tiển pháo kích ngày 12 tháng 5 năm 1968. Cô đang cười vì được chụp ảnh. Hãy nhìn phía sau. Đó là những thùng bị hư và bể. Khi nhìn kỹ sẽ thấy những sọc màu trắng và da cam." Bức ảnh nầy được chụp bởi SP4 Richard Allen Morawa, thành viên của Đại đội 368th thuộc Tiểu đoàn Vận tải 71st, phụ trách bảo vệ an ninh cho Tân cảng Sài Gòn vào lúc đó (22).
TIÊU CHUẨN DÙNG ĐỂ XÁC ĐịNH "ĐIỂM NÓNG"
Vì Việt Nam chưa có tiêu chuẩn dùng để xác định địa điểm ô nhiễm, HCL đã dùng tiêu chuẩn do tiểu bang British Columbia, Canada (BC) ấn định cho đất nông nghiệp và đất thổ cư/công viên để xác định điểm nóng dioxin ở Việt Nam. Để bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn BC giới hạn nồng độ dioxin trong đất ở mức 10 ppt Tổng TEQs đối với đất nông nghiệp và 1.000 ppt Tổng TEQs đối với đất thổ cư/công viên. Để bảo vệ sức khỏe con người, nồng độ dioxin trong đất không được quá 350 ppt Tổng TEQs cho tất cả các loại đất (8).
Ở Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA) đã ấn định mục tiêu điều trị tạm thời (preliminary remediation goals (PRGs)) hay khởi điểm cho việc ấn định mức tẩy xóa dioxin ở trong đất tại các địa điểm khắc phục ô nhiễm (corrective action sites) chi phối bởi Đạo luật Tổng quát về Đối phó, Bồi thường, và Trách nhiệm Môi trường (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)) và Luật Bảo tồn và Phục hồi Tài nguyên (Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)), thường được biết dưới cái tên địa điểm "Siêu ngân" ("Superfund" sites). Những mức độ nầy được ấn định để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. "Một ppb [phần tỉ hay 1.000 ppt] (TEQs, hay độ độc tương đương) được dùng làm khởi điểm để ấn định mức tẩy xóa cho các địa điểm "Siêu ngân" và làm mục tiêu điều trị tạm thời để giảm mức độ dioxin trong đất thổ cư ở các địa điểm khắc phục ô nhiễm. Đối với đất thương mãi/kỹ nghệ, một nồng độ trong đất từ 5 đến 20 phần tỉ [5.000 đến 20.000 ppt] (TEQs) phải được dùng làm khởi điểm để ấn định mức tẩy xóa cho các địa điểm "Siêu ngân' và làm mục tiêu điều trị tạm thời để giảm mức dioxin trong đất ở các địa điểm khắc phục ô nhiễm." (23)
Cơ quan Phòng ngừa Bệnh tật và Độc tố (Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)) thuộc Bộ Y tế và Xã hội Hoa Kỳ cũng đã phê chuẩn một tài liệu hướng dẫn tạm thời (interim policy guideline) để lượng giá ảnh hưởng của các hợp chất dioxin và họ dioxin (dioxin and dioxin-like compounds) trong đất thổ cư ở tại hoặc gần các địa điểm có chất thải độc hại (hazardous waste sites). Tài liệu hướng dẫn tạm thời nầy giải thích một cách rõ ràng và hợp lý chánh sách và đường lối hiện nay của ATSDR đối với những hiểm nguy do sự hiện diện của TCDD (dioxin) và các hợp chất cùng họ ít độc hơn, chlorinated dibenzo-p-dioxins (CDDs) và chlorinated dibenzo furans (CDFs), ở trong đất thổ cư.
Khi nồng độ ước tính trong đất thay đổi trong khoảng từ 50 đến 1.000 ppt Tổng TEQs, phương pháp cân nhắc bằng chứng (weight-of-evidence approach) phải được áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe con người. Nồng độ 1.000 ppt Tổng TEQs được ATSDR xem như là "nồng độ của hóa chất, ở đó, các biện pháp để chận đứng hoặc ngăn ngừa ô nhiễm cần phải được cứu xét, chẳng hạn như khảo sát, khảo cứu, nghiên cứu y tế, giáo dục cộng đồng, tu nghiệp, hoặc điều tra tình trạng tiếp xúc với ô nhiễm (exposure investigations). Tuy nhiên, những biện pháp nầy có thể không cần thiết tùy theo kết quả lượng định của Giám định viên Y tế (health assessor)." (24)
Giám định viên Y tế phải trả lời các câu hỏi sau đây:
· Phạm vi ô nhiễm rộng như thế nào?
· Ô nhiễm tập trung hay lan rộng?
· Người lớn và trẻ con có tiếp cận dễ dàng với đất hoặc nơi ô nhiễm không? Vùng ô nhiễm như thế nào (có cây cối hay không)?
· Ở địa điểm nầy, chu kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và thời khoảng (tháng, năm, trọn đời) tiếp xúc với ô nhiễm ra sao?
Nếu việc tiếp xúc với đất thổ cư có nồng độ dioxin vượt quá 1.000 ppt Tổng TEQs được xem là thái quá, địa điểm được ATSDR ấn định là nguy hiểm cho sức khỏe công cộng. Các biện pháp và đề nghị cá biệt về y tế cần phải được cứu xét để ngăn ngừa hoặc ngăn chận việc tiếp xúc với ô nhiễm.
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Vị trí của các căn cứ quân sự trong thung lũng A Shau (26)
NỒNG Độ DIOXIN TRONG ĐẤT Ở CÁC "ĐIỂM NÓNG"
Trại Lực lượng Đặc biệt A Shau
Trại Lực lượng Đặc biệt A Shau (nay là A Sô) là một trong ba căn cứ của lực lượng đặc biệt được thiết lập trong thung lũng A Shau (nay là A Lưới). "Thung lũng A Shau, một vùng đất nhiệt đới giàu có và màu mỡ dài 35 miles, chạy dọc theo ranh giới phía tây của tỉnh Thừa Thiên. Bạn có thể cảm nhận sự thần bí của thung lũng khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, từ trên không hay ở dưới đất. Tài liệu lịch sử của A Shau không có bao nhiêu. Kể từ năm 1962, thung lũng đã trở thành ác mộng của lực lượng Hoa Kỳ và Việt Nam [Cộng Hòa] khi họ thiết lập các căn cứ ở A Lưới trong vùng trung bắc, ở Tà Bạt trong vùng trung tâm, và ở A Shau trong vùng phía nam. Ngoài ba căn cứ với các phi đạo tí hon, A Shau còn có khoảng 30.000 cư dân thuộc sắc tộc Katu và Pakoh. Các trại nầy, từng trại một, bị bắt buộc phải đóng cửa vì không thể tiếp tục hoạt động dưới áp lực của Việt Cộng và quân Bắc Việt. Yếu tố tiếp liệu, thời tiết, và địch quân là các lý do của việc rút quân, đầu tiên là A Lưới, rồi Tà Bạt, và sau cùng là A Shau vào tháng 3 năm 1966. Thung lũng thuộc quyền kiểm soát của địch quân trong hai năm. Mãi đến năm 1968, lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh mới trở lại A Shau, một thiên đàng của địch." (25)
Vào năm 1996, sau khi "tham khảo" với nhiều cơ quan chức năng của chánh phủ Việt Nam và các Ủy ban Nhân dân trước khi xúc tiến việc nghiên cứu tại chỗ, HCL đã tiến hành việc lấy mẩu thăm dò trong thung lũng A Shau. "Dữ kiện của chương trình 1996 cho thấy các mẩu đất và cá thu thập từ A Sô ở phía nam thung lũng A Lưới có chứa dioxin (đất: 33,3 pg/g và 112,6 pg/g TEQ; cá: 2,6 pg/g và 53,7 pg/g TEQ). Dữ kiện năm 1996 là nền tảng cho cuộc thăm dò chi tiết hơn trong năm 1997 ở A Sô và một căn cứ không quân nhỏ của lực lượng đặc biệt Mỹ ở trong vùng... Giống như cuộc thăm dò năm 1996, đất ở căn cứ cũ của Mỹ có nồng độ dioxin cao nhất (92,2 pg/g và 901,2 pg/g TEQ); hợp chất 2,3,7,8-T4CDD chiếm đến 96% và 99,6% Tổng TEQs của các mẩu nầy. Dữ kiện nầy cho thấy nguồn gốc của 2,3,7,8-T4CDD thì có liên quan đến chất da cam, vì hợp chất nầy là chất ô nhiễm chánh của chất da cam hiện diện trong loại thuốc diệt cỏ 2,4,5-T [2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid], một thành phần của hỗn hợp chất da cam." (2)
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Phi đạo A Lưới năm 1969 (Ảnh: Raz Reed) (27)
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Phi đạo Tà Bạt năm 1969 (Ảnh: Larry Wagoner) (28)
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Trại Lực lượng Đặc biệt A Shau và phi đạo năm 1969
(Ảnh: Larry Wagoner) (28)
Năm 1999, HCL lại tiến hành một cuộc thăm dò khác bao gồm toàn thể thung lũng A Shau với trọng tâm là trại Lực lượng Đặc biệt A Shau. "Nói chung, nồng độ dioxin trong các mẩu đất thu thập khắp nơi trong thung lũng A Lưới thì thấp hơn rất nhiều so với các mẩu đất ở căn cứ A Sô cũ. Trung tâm của các hoạt động quân sự qui mô (đó là các trại lực lượng đặc biệt) có nồng độ TCDD cao nhất... Như được ghi nhận trong các cuộc thăm dò trước đây, các mẩu đất lấy ở trại Lực lượng Đặc biệt Mỹ ở A Sô có nồng độ TCDD cao nhất (220 pg/g - 360 pg/g; Bảng 2.3)... Khu vực phía bắc của căn cứ A Sô có mức độ TCDD cao nhất. Mức độ [dioxin] giảm dần về phía nam của căn cứ. Trị số TCDD năm 1999 ở căn cứ A Sô thì thấp hơn trị số năm 1997 (895,85 pg/g, Hình 2.6), cho thấy mức biến thiên rất cao của nồng độ trong phạm vi căn cứ... Sự biến đổi của nồng độ TCDD trong đất ở gần căn cứ A Sô (1996, 1997 và 1999) cho thấy nhiều khu vực của căn cứ bị ô nhiễm cao, và ở một vài nơi [nồng độ dioxin trong đất] có lẽ vượt quá trị số được báo cáo trong phúc trình." (29) Nhưng nồng độ trong đất chỉ thay đổi từ 26 đến 46 ppt Tổng TEQs ở vùng trung tâm và từ 4,9 đến 16 ppt Tổng TEQs ở vùng phía nam của căn cứ. Hai trại lực lượng đặc biệt còn lại trong thung lũng A Shau cũng được HCL thăm dò, nhưng nồng độ dioxin trong đất thì thấp hơn rất nhiều. Các nồng độ nầy thay đổi từ 5,5 đến 37 ppt Tổng TEQs ở trại Lực lượng Đặc biệt Tà Bạt và từ 5,7 đến 20 ppt Tổng TEQs ở trại Lực lượng Đặc biệt A Lưới (29).
Căn cứ Không quân Đà Nẳng
Mặc dù Căn cứ Không quân Đà Nẳng được HCL và Ủy ban 10-80 xác nhận là một trong những điểm nóng dioxin ở Việt Nam và được MOU và Ford Foundation chọn để nghiên cứu thêm, dữ kiện và tin tức liên quan đến ô nhiễm dioxin ở đây thì không có bao nhiêu. Không có một vụ rò rỉ hay đổ tháo thuốc khai quang nào được báo cáo, ngoại trừ những thiệt hại được phổ biến trong năm 1968.
Vào năm 2003, trong một cuộc điều tra được xem là một phần của "Kế hoạch nghiên cứu dioxin cấp nhà nước để tìm hiểu hậu quả của chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (Chiến dịch Ranch hand từ 1961-1971) (NDRP)," hai mẩu đất được thu thập để phân tích các hợp chất polychlorinated dibenzo dioxins (PCDDs) và polychlorinated dibenzo furans (PCDFs). "Vì các biện pháp an ninh chúng tôi không thể thực hiện việc lấy mẩu bên trong sân bay, do đó chúng tôi chọn địa điểm lấy mẩu bên ngoài sân bay ở gần đường bay, nơi chất thải từ máy báy được liệng ra ngoài sau các chuyến bay trong thời chiến tranh [?]." (30)
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Vị trí lấy mẩu ở vùng phụ cận Căn cứ Không quân Đà Nẳng năm 2003 (30)
Nồng độ trong đất đo được 4,5 ppt Tổng TEQs ở địa điểm gần sân bay và 4,1 ppt Tổng TEQs ở địa điểm kia. "Điều nầy hợp lý, vì như chúng tôi đã nói ở trên, địa điểm DN1 ở gần sân bay và là nơi chứa rác của sân bay trong thời gian qua... Tuy nhiên, dựa theo dữ kiện trong bảng 5.4, phần lớn Tổng TEQ của địa điểm DN2 là do OCDD [octa-chlorodibenzo-p-dioxin] và 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD - các hợp chất được xem là ít độc (với TEFs bằng 0,01 và 0,001). Các hợp chất nầy có lẽ phát xuất từ những nguồn ô nhiễm khác chẳng hạn như tro khi đốt thuốc khai quang phế thải [?]." (30) Cũng cần nên biết nồng độ TCDD trong đất ở địa điểm DN2 là 0,2 ppt.
Nồng độ trong đất cũng được biết đến qua nhiều bài viết và tin tức báo chí; tuy nhiên, chi tiết về các nồng độ nầy thì không được cung cấp. Theo HCL, nồng độ dioxin của 21 mẩu đất thu thập trong vùng phụ cận Căn cứ Không quân Đà Nẳng trong tháng 3 năm 2005 thay đổi từ dưới 1 ppt đến 269 ppt Tổng TEQs với nồng độ TCDD cao nhất là 227 ppt (6). Theo Ủy ban 33, Căn cứ Không quân Đà Nẳng là điểm nóng "nóng nhất," với 85.000 m3 đất ô nhiễm có nồng độ trung bình là 10.000 ppt Tổng TEQs (31).
Rừng Mã Đà
Rừng Mã Đà là địa điểm thứ hai được MOU chọn để nghiên cứu thêm. "Trước năm 1975, Mã Đà được gọi là Chiến khu D - là một căn cứ của Quân đội [Nhân dân] Việt Nam trong thời chiến tranh Việt-Mỹ. Vùng nầy chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc hóa học và vũ khí giết người. Trong thời gian 1964-1969, thuốc khai quang được phun ở Chiến khu D để phá hủy rừng ở địa phương (Trung, T.V. 1982). Rừng dọc theo đường 322, từ sông Đồng Nai đến suối Mã Đà (35 km) hầu như bị phá hủy hoàn toàn vì bị phun thuốc khai quang nhiều lần. Diện tích rừng bị thiệt hại lên đến khoảng 3.000 ha. Vào năm 1975 (sau khi Việt Nam được độc lập), Lâm trường Mã Đà (MAYs) được thành lập để khai thác gỗ cho mục đích kinh tế. Một lần nữa, rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Vào năm 1982, sau một thời gian khai thác khá lâu, tài nguyên rừng hầu như kiệt quệ. Mục đích của MAYs là chuyển từ khai thác qua khôi phục rừng. Các hoạt động trồng rừng tập trung vào những loại gỗ có giá trị kinh tế cao chẳng hạn như Dipterocarpaceae, Hopea Odorata, v.v. để phục hồi tài nguyên rừng. Nhiều kỹ thuật tái tạo rừng được áp dụng để tăng gia sản lượng gỗ được ghi trong kế hoạch." (30)
Vào năm 1997, HCL và Ủy ban 10-80 tiến hành một cuộc điều tra trong vùng phụ cận phi trường quân sự ở Rang Rang. Nồng độ trong đất thay đổi từ 2,37 đến 20,33 ppt Tổng TEQs, và nồng độ trong bùn thay đổi từ 2,64 to 7,93 ppt Tổng TEQs (29).
Trong cuộc điều tra 2003, "... chúng tôi thu thập tất cả 16 mẩu (10 ở sân bay Rang Rang, 3 ở suối Mã Đà, và 3 trong rừng tự nhiên ở chung quanh). Vì không đủ thời giờ, chúng tôi chỉ phân tích 6 mẩu (3 mẩu được kiểm chứng bởi Carso Lab và 1 mẩu được phân tích bởi Carso Lab)." (30) Nồng độ trong đất ở sân bay Rang Rang thay đổi từ 1,9 đến 6,7 ppt Tổng TEQs. Nồng độ của mẩu đất lấy trong rừng tự nhiên là 1,3 ppt Tổng TEQs. Nồng độ của mẩu bùn lấy ở suối Mã Đà là 2,7 ppt Tổng TEQs.
Căn cứ Không quân Biên Hòa
Vào năm 1999, 4 mẩu đất được lấy từ "Căn cứ Không quân Biên Hòa, là nơi tàng trữ chất da cam trước kia" (32). Nồng độ trong đất của các mẩu nầy được báo cáo là 0,04; 1.063; 610.874; and 1.180.737 ppt Tổng TEQs. Các mẩu đất nầy được cho biết là do cố Giáo sư Lê Cao Đài thu thập (33), nhưng không một ai biết vị trí chính xác của chúng cả (34).
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Các vị trí lấy mẩu ở Căn cứ Không quân Biên Hòa
Năm 2004, Căn cứ Không quân Biên Hòa lại được lấy mẩu trong kế hoạch NDRP, nhưng "cho đến nay, Căn cứ Không quân Biên Hòa vẫn chịu sự quản lý của Quân đội Nhân dân, do đó việc lấy mẩu ở đó cực kỳ khó khăn (thật vậy, việc lấy mẩu chánh thức bị cấm). Với sự trợ giúp của một cán bộ thuộc Sở Môi trường tỉnh Đồng Nai, chúng tôi được vào khu vực gần đài ra đa của sân bay để lấy mẩu (06/2004). Vào lúc đó, những hoạt động xây dựng bên trong khu vực rất khẩn trương nhằm mục đích biến nơi nầy thành khu gia cư (cho gia đình binh sĩ)." (30) Nhưng vị trí lấy mẩu, như được ghi trên "Bản đồ lấy mẩu ở Căn cứ Không quân Biên Hòa và hồ Biên Hùng - Tỉnh Đồng Nai," (chấm màu xanh) thì không phù hợp với các tọa độ cung cấp trong luận án (chấm màu vàng). Tám mẩu đất lấy ở địa điểm phía bắc có nồng độ thay đổi từ 4,5 đến 134,7 ppt Tổng TEQs. Kết quả phân tích cho thấy TCDD không hiện diện trong mẩu có nồng độ 4,5 ppt, nhưng nồng độ của OCDD rất cao, từ 384,3 đến 44.972,8 ppt. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD và OCDF (octachlorodibenzofurans) cũng hiện diện nhưng ở mức thấp hơn. Nồng độ của 2 mẩu đất lấy ở địa điểm phía nam là 43,7 và 148,8 ppt Tổng TEQs.
Nồng độ trong đất cũng được biết đến qua nhiều bài viết và tin tức báo chí; tuy nhiên, chi tiết về các nồng độ nầy thì không được cung cấp. Theo HCL, nồng độ dioxin của 24 mẩu đất và bùn thu thập trong vùng phụ cận Căn cứ Không quân Biên Hòa trong tháng 3 năm 2005 thay đổi từ 1,19 to 833 ppt Tổng TEQs với nồng độ TCDD cao nhất là 797 ppt (6). Theo Ủy ban 33, Căn cứ Không quân Biên Hòa là điểm nóng "nóng thứ hai," với 90.000 m3 đất ô nhiễm có nồng độ trung bình là 6.000 ppt Tổng TEQs (31).
TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THựC TẾ: MộT KHOẢNG TRỐNG BAO LA
Dữ kiện và tin tức hiện có dường như không biện minh cho "thuyết điểm nóng Hatfield." Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của thuyết nầy được thảo luận dưới đây.
Nguồn gốc mơ hồ của TCDD
HCL suy đoán rằng TCDD tìm thấy ở các điểm nóng là TCDD ở trong thuốc diệt cỏ da cam được dùng trong chiến tranh Việt Nam. "Giống như cuộc thăm dò năm 1996, đất ở căn cứ cũ của Mỹ có mức độ dioxin cao nhất (92,2 pg/g và 901,2 pg/g TEQ); hợp chất 2,3,7,8-T4CDD chiếm đến 96% và 99,6% Tổng TEQs của các mẩu nầy. Dữ kiện nầy cho thấy nguồn gốc của 2,3,7,8-T4CDD thì có liên quan đến chất da cam, vì hợp chất nầy là chất ô nhiễm chánh của chất da cam hiện diện trong loại thuốc diệt cỏ 2,4,5-T [2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid], một thành phần của hỗn hợp chất da cam." (2) Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy TCDD có thể phát xuất từ nhiều nguồn gốc khác.
Quả thật là TCDD chiếm 96% và 99,6% Tổng TEQs của hai mẩu đó, nhưng các hợp chất họ dioxin PCDDs/PCDFs cũng hiện diện ở mức độ rất cao, đặc biệt là OCDD. Nồng độ OCDD trong hai mẩu đất nầy lên đến 697,05 và 563,84 ppt. Các hợp chất nầy chắc chắn phát xuất từ các nguồn gốc khác, và các nguồn nầy rất có thể cũng chứa TCDD. Theo Hàn lâm viện Y khoa (Institute of Medicine) của Hoa Kỳ, "phần lớn dioxins và furans trong môi trường phát xuất từ sự thiêu đốt (combustion) (Zook and Rappe, 1994, như đã trích dẫn trong ATSDR, 1998). Những tiến trình thiêu đốt bao gồm việc thiêu đốt rác (waste incineration) (chẳng hạn như rác đô thị, bùn nước cống (sewage sludge), rác y tế, và rác độc hại (hazardous waste)), đốt các loại nhiên liệu (chẳng hạn như than, gỗ, và sản phẩm dầu hỏa), các nguồn có nhiệt độ cao (chẳng hạn như lò nung xi măng), các nguồn thiêu đốt không trọn vẹn hoặc thiếu kiểm soát (chẳng hạn như cháy rừng, núi lửa, và đốt củi) (Clement et al., 1985; EPA, 2000; Thoma, 1988; Zook and Rappe, 1994, như đã trích dẫn trong ATSDR, 1998)." (35)
Trong vùng phụ cận của trại Lực lượng Đặc biệt A Shau, thiêu đốt sản phẩm dầu hỏa, cháy rừng, cháy doanh trại, và đốt củi có thể là những nguồn TCDD. Việc thiêu đốt sản phẩm dầu hỏa đã xảy ra trong chiến tranh Việt Nam. "Để dọn bãi đáp ở những nơi có cây thấp và bụi rậm, Ban Hóa học của Sư đoàn hiện đang dùng máy bay [trực thăng] UH-1 để thả 3 thùng 55-gallon chứa đầy dầu đặc (thickened fuel). Các thùng nầy được đặt trong lưới chở hàng cũ và móc bên ngoài máy bay bằng dây. Tất cả được thả từ cao độ 250 feet ở vận tốc 0 và được châm ngòi bằng lựu đạn khói thả từ máy bay. Một vùng có đường kính khoảng 25 m bị cháy rụi." (36)
Một nguồn TCDD khác trong vùng phụ cận của trại Lực lượng Đặc biệt A Shau là pentachlorophenol (PCP), từng được dùng làm thuốc chống mối mọt cho căn cứ trong thời chiến tranh (37). PCP cũng có thể hiện diện trong hóa chất dùng trong nông nghiệp hiện nay. Điểm suy luận nầy dường như được kiểm chứng bằng nồng độ OCDD cao nhất (1.700 ppt) trong các mẩu đất lấy ở một cánh đồng ở xã Hồng Vân năm 1996. Nồng độ rất cao của OCDD đã được kiểm chứng trong cuộc điều tra năm 1999. "Trong thung lũng A Lưới, nồng độ cao nhất của octa-dioxins (O8CDD [OCDD]) được tìm thấy trong những vùng có cư dân và đốt rác phổ biến (chẳng hạn như ở xã Hồng Thương, 2.200 pg/g Tổng O8CDD; chợ Bò Đót, 1.100 pg/g Tổng O8CDD; xã Sơn Thủy, 1.800 pg/g và 1.100 pg/g Tổng O8CDD; Bảng 2.3)." (29)
Tiêu chuẩn đất tùy tiện
Tiêu chuẩn được dùng để xác định độ "nóng" của "thuyết điểm nóng Hatfield" có lẽ là yếu tố quan trọng đáng nghi ngờ nhất. Dường như HCL đang cố sức để biện minh cho lý thuyết của mình.
Lúc ban đầu, HCL dùng tiêu chuẩn 350 ppt Tổng TEQs của BC, thay vì dùng mục tiêu điều trị tạm thời của EPA hay mức hành động của ATSDR, là 1.000 ppt Tổng TEQs, để khẳng định trại Lực lượng Đặc biệt A Shau là một điểm nóng dioxin, có lẽ vì nồng độ trong đất cao nhất ở căn cứ nầy thấp hơn 1.000 ppt Tổng TEQs. HCL giải thích cho việc chọn tiêu chuẩn cao hơn như sau: "Tuy nhiên, các mức tác hại (thresholds) của PCDD and PCDF được áp dụng ở phương tây không đủ thận trọng (conservative) để bảo vệ sức khỏe con người ở vùng nông thôn Việt Nam. Tình trạng kinh tế xã hội ở thôn xã, có rất nhiều nhà nền đất, người lớn và trẻ con không mang giày dép, sự liên hệ mật thiết với đất canh tác, và điều kiện vệ sinh chung khiến họ tiếp xúc với chất ô nhiễm nhiều hơn. Do đó, hướng dẫn và tiêu chuẩn phải cao hơn trong môi trường như vậy." (3) Nhưng tiêu chuẩn BC và mục tiêu điều trị tạm thời của EPA hay mức hành động của ATSDR được dựa trên sự tiêu hóa trực tiếp đất ô nhiễm (direct ingestion of contaminated soil); do đó, lời giải thích nầy có vẻ không thích hợp.
Mới đây, HCL lại hạ tiêu chuẩn 350 ppt Tổng TEQs của họ xuống còn 190 ppt TCDD. Lý do của sự thay đổi nầy không được trình bày, nhưng nó là "tiêu chuẩn" mà HCL cần phải có để cho các căn cứ không quân Đà Nẳng, Phù Cát, và Tân Sơn Nhứt được lọt vào danh sách những điểm nóng dioxin của họ, bởi vì nồng độ của dioxin trong đất/bùn ở các căn cứ nầy (269, 201, và 341 ppt Tổng TEQs (6)) thấp hơn tiêu chuẩn 350 ppt Tổng TEQs của BC.
Dù sao đi nữa, việc áp dụng tiêu chuẩn của BC dùng cho đất nông nghiệp, thổ cư và công viên để xác định các căn cứ quân sự cũ của Hoa Kỳ là những điểm nóng dioxin thì không thích hợp về mặt kỹ thuật, nhất là đối với các căn cứ không quân Biên Hòa, Đà Nẳng, Phù Cát và Tân Sơn Nhứt. Mục tiêu điều trị tạm thời của EPA dùng cho các khu thương mãi/kỹ nghệ (từ 5.000 đến 20.000 ppt Tổng TEQs) có vẻ thích hợp hơn.
Dữ kiện đất đáng nghi ngờ
Dữ kiện đất được HCL dùng để biện minh cho thuyết điểm nóng của họ dường như không đáng tin, không phù hợp, và không đầy đủ. Thật vậy, "thuyết điểm nóng Hatfield" dường như chỉ dựa trên một dữ kiện thực địa duy nhứt ở trại Lực lượng Đặc biệt A Shau (đó là nồng độ 901,2 ppt Tổng TEQs trong năm 1997). Nhưng dữ kiện nầy cũng không được kiểm chứng trong cuộc điều tra năm 1999, một cuộc điều tra được quy hoạch cẩn thận "...để khảo sát kỷ hơn phạm vi của những vấn đề có liên quan đến chất da cam trong thung lũng A Lưới." (29) Vấn đề nghiêm trọng nhất đối với dữ kiện đất do HCL thu thập chính là sự vắng mặt "khó hiểu" của những địa điểm lấy mẩu. Thật vậy, vị trí chính xác của những mẩu đất/bùn do HCL thu thập trong các cuộc điều tra trong các năm 1996, 1997, và 1999 chưa hề được công bố (2, 29).
Dữ kiện đất được HCL dùng để xác định các "điểm nóng" khác cũng không khá hơn. "Các căn cứ Ranch Hand ở Biên Hòa và Đà Nẳng là những thí dụ điển hình của các điểm nóng quan trọng. Một nồng độ TCDD trong đất ở Biên Hòa [không rõ vị trí] được ghi nhận lên đến 1,2 triệu phần ức (ppt) (Schecter et al., 2001). Tin tức mật do các khoa học gia Việt Nam cung cấp cho thấy mức độ dioxin trong đất ở Đà Nẳng [không rõ vị trí] có thể lên đến vài trăm ngàn ppt." (5)
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TOTAL MAXIMUM
TEQ (g ICDD (pgig)
DaNang <1-269 7 Gsotl)
Pleiku <1-6t2 334 (soil)
Phu Cat <1-201 194 (sediment)
Nha Trang 135-133 487 (soil)
Bien Hoa 110-833 707 (sediment)
CanTho 204-704 687 (soil)
‘Tan Son Nhut 206-341 157 (sediment)




Dữ kiện đất được HCL dùng để xác định các điểm nóng ở các căn cứ quân sự (6)
Ở nơi nào không có dữ kiện tại chỗ (on-site soil data), HCL dùng dữ kiện đất "...được thu thập ở các địa điểm lấy mẩu ở gần mỗi căn cứ [!?]" để xác định các điểm nóng dioxin. "Các căn cứ không quân cũ của Mỹ ở Đà Nẳng, Phù Cát, và Biên Hòa có thể được xem như là những 'điểm nóng' dioxin quan trọng dựa trên nồng độ TCDD ghi nhận được trong vùng 'hạ lưu' của các địa điểm tình nghi là khu vực Ranch Hand. Các 'địa điểm tình nghi chủ yếu' nầy chưa được thử nghiệm trực tiếp trong nghiên cứu của chúng tôi vì không được phép của chánh quyền Việt Nam. Tuy nhiên, những trị số TCDD rất cao (Bảng 1) cho thấy sự quan hệ chặt chẽ của thuốc diệt cỏ da cam với mức độc hại tổng quát của các mẩu đất/bùn nầy, bởi vì TCDD là đặc tính của hợp chất dioxin có trong chất da cam." (6)
Hơn thế nữa, dữ kiện đất được trình bày trong Bảng 1 rất đáng nghi ngờ vì nó không phù hợp với dữ kiện đã biết. Thí dụ như nồng độ trong đất ở Căn cứ Không quân Đà Nẳng (<1-269 ppt Tổng TEQs) thì không phù hợp với kết quả thu thập trong năm 2003 (4,1 và 4,5 ppt Tổng TEQs), với tin tức mật của các khoa học gia Việt Nam (vài trăm ngàn ppt), và với trị số của Ủy ban 33 (10.000 ppt Tổng TEQs). Chi tiết của dữ kiện đất được ghi trong Bảng 1, kể cả bản đồ vị trí lấy mẩu, đã không được cung cấp mặc dù các vị trí nầy không nằm bên trong khu quân sự.
TÓM TẮT, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHị
Năm 1998, HCL công bố cái gọi là "thuyết điểm nóng Hatfield" sau khi dioxin được tìm thấy ở nồng độ tương đối cao (901,2 ppt Tổng TEQs) trong một mẩu đất thu thập trong vùng phụ cận của trại Lực lượng Đặc biệt A Shau cũ trong năm 1997. "Thuyết điểm nóng Hatfield," được dùng làm "khuôn mẫu cho tình trạng ô nhiễm [TCDD] ở khắp miền Nam Việt Nam," (6) cho rằng tất cả các căn cứ quân sự cũ của Hoa Kỳ (căn cứ không quân, căn cứ hỏa lực, căn cứ hải quân, v.v.) ở miền Nam Việt Nam có thể được xem là các điểm nóng dioxin, đặc biệt là các căn cứ không quân chánh yếu như Tân Sơn Nhứt, Biên Hòa, và Đà Nẳng, nơi một số lượng lớn thuốc diệt cỏ được vận chuyển, tồn trữ, và sử dụng. Mặc dù mức độ ô nhiễm dioxin trong vùng phụ cận của trại Lực lượng Đặc biệt A Shau không được kiểm chứng qua cuộc điều tra bổ túc năm 1999, HCL vẫn duy trì lý thuyết của họ vì "căn cứ có thể 'nóng'" mặc dù "'các địa điểm ô nhiễm chủ yếu' chưa được xác định hoặc thử nghiệm [!]" và vì HCL đã "ấn định lại" tiêu chuẩn đất, chỉ còn 190 ppt TCDD (6).




Lạm dụng hóa chất nông nghiệp (39)
Tuy nhiên, dữ kiện và tin tức hiện có đường như không biện minh cho "thuyết điểm nóng Hatfield." HCL cho rằng TCDD ở Việt Nam phát xuất từ thuốc diệt cỏ (tức là chất da cam) được dùng trong chiến tranh Việt Nam; nhưng dữ kiện và tin tức mới nhất cho thấy TCDD có thể do các hóa chất nông nghiệp có chứa PCP hay do tiến trình thiêu đốt, nhất là việc thiêu đốt rác đô thị. Thật vậy, các mẩu tro thu thập trong năm 2003 từ một lò đốt rác y tế ở thành phố Hồ Chí Minh và các lò đốt rác đô thị ở Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và ở Phú Hòa, thành phố Vũng Tàu có nồng độ dioxins (số nhiều) thay đổi từ 184 ppt Tổng TEQs (trong đó có 6 ppt TCDD) đến 12.328 ppt Tổng TEQs (trong đó có 53 ppt TCDD) (30).




Thiêu đốt bừa bãi tại một nhà máy ở Củ Chi (40)
HCL dùng tiêu chuẩn đất 190 ppt TCDD do chính mình đặt ra để làm căn bản cho lý thuyết. Tiêu chuẩn nầy có vẻ "nguội" khi so sánh với 1.000 ppt Tổng TEQs của mục tiêu điều trị tạm thời của EPA và mức hành động của ATSDR dùng cho đất thổ cư, và có vẻ "lạnh" khi so sánh với 5.000-20.000 ppt Tổng TEQs của mục tiêu điều trị tạm thời của EPA và mức hành động của ATSDR dùng cho đất thương mãi/kỹ nghệ. Cho dù dữ kiện của HCL được xem là đáng tin cậy, không có một căn cứ không quân nào mà HCL đã tình nghi và điều tra có thể được xem như là một điểm nóng dioxin, nếu mục tiêu điều trị tạm thời của EPA và mức hành động của ATSDR (1.000 ppt Tổng TEQs) được dùng làm tiêu chuẩn đất.
Có một địa điểm có thể có khả năng biện minh cho "thuyết điểm nóng Hatfield." Đó là Tân cảng Sài Gòn, nơi mà hàng ngàn thùng 55-gallon đựng thuốc khai quang đã bị hư hại trong đợt Tổng công kích Tết Mậu Thân giai đoạn 2 vào tháng 5 năm 1968. Hàng chục ngàn gallons chất da cam có thể đã đổ tháo trên mặt đất. Mặc dù tai nạn đổ tháo thuốc khai quang nầy không được điều tra, Tân cảng Sài Gòn có lẽ không được ghi trong danh sách điểm nóng của Hatfield vì không có một thiệt hại hay ảnh hưởng nào được khai báo, mặc dù nó ở rất gần vùng đông dân cư nhất.
Mới đây, HCL được Ủy ban 33 yêu cầu thực hiện hai nghiên cứu cho một "điểm nóng" ở phi trường Đà Nẳng. Các nghiên cứu nầy được Ford Foundation tài trợ. Mục đích của nghiên cứu thứ nhất, với ngân khoản 120.000 đô la Mỹ, là "nghiên cứu đặc tính di chuyển của một 'điểm nóng' dioxin ở phi trường Đà Nẳng, lượng định các trường hợp tiếp nhiễm và đề nghị các biện pháp khắc phục khả thi." Nghiên cứu thứ nhì, với ngân khoản 342.800 đô la Mỹ, để "lượng định ảnh hưởng đối với sức khỏe công cộng qua đất và dây chuyền thực phẩm ở một 'điểm nóng' dioxin ở phi trường Đà Nẳng và đề nghị các biện pháp khắc phục ngay lập tức." (38) Tuy nhiên, cái "điểm nóng" của hai nghiên cứu nầy dường như không hiện hữu vì dữ kiện và tin tức hiện có cho thấy nồng độ dioxin trong đất ở Căn cứ Không quân Đà Nẳng hoặc chưa biết (chưa thử nghiệm bên trong căn cứ) hoặc rất thấp (dưới 5 ppt Tổng TEQs ở sát bên ngoài căn cứ (30)). Vì lý do đó, một chương trình công tác (work plan) phải được soạn thảo và công bố để lấy ý kiến một cách rộng rãi (trong nước và quốc tế) để xác định và định tính cái "điểm nóng" nầy. Kết quả định tính sẽ được dùng để xem hai nghiên cứu vừa nêu có cần thiết hay không.
Dựa theo dữ kiện và tin tức mới nhất, chúng ta có thể kết luận rằng các điểm nóng TCDD hay "các vấn đề dioxin," mà HCL đã quan sát được trong suốt "hơn 12 năm nghiên cứu," có thể không hiện hữu ở Việt Nam hiện nay. Nhưng có lẽ Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề do PCDDs/PCDFs gây ra: "các vấn đề dioxins." Chúng là các hợp chất họ dioxin từ các nguồn ô nhiễm không phải là chất da cam. Các vấn đề dioxins nầy nghiêm trọng hơn và càng ngày càng tồi tệ hơn. Thật vậy, TCDD không được tìm thấy trong một mẩu bùn lấy ở hồ Biên Hùng trong năm 2004 (SSM9), nhưng PCDDs/PCDFs được tìm thấy với nồng độ 121,5 ppt Tổng TEQs. Trong một mẩu khác (SSM8), nồng độ TCDD chỉ có 27,9 ppt trong khi nồng độ của PCDDs/PCDFs lên đến 548,5 ppt Tổng TEQs (30). Đứng về mặt khoa học mà nói, "các vấn đề dioxins" hiện nay ở Việt Nam cần phải được chú ý và cứu xét nghiêm chỉnh hơn "các vấn đề dioxin," trên bình diện quốc gia và quốc tế.
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7- Đời Sống Quanh Ta
- Đạo nhạc lừng danh
Trước đây ai cũng biết rằng Joyce Hatto là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Giờ đây bà ta lại càng nổi tiếng hơn - khi mọi chuyện đều chỉ là giả mạo. 
Esther Bintliff
(Newsweek)
Minh Trang phỏng dịch
 (VNN)
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Sự giống nhau một cách lạ thường: Hãy mở một dĩa CD của Joyce Hatto, bạn sẽ nghe được Yefim Bronfman, Ian Hobson, Vladimir Ashkenazy và hàng chục nghệ sĩ khác, được sao chép lại một cách cẩn thận dựa trên công nghệ kỹ thuật biên soạn nhạc. 
Vào một buổi chiều tối tháng năm ấm áp, tại thành phố Royston ở Anh, William Barrington - Coupe đang ngồi trong căn nhà gạch sạch sẽ của mình, vật lộn với một danh sách kê khai thuế quá hạn. Những cái màn cửa dày và nặng che khuất không cho ánh sáng lọt ra khỏi căn phòng khách, vốn dĩ đã chất đầy giấy báo, hóa đơn viết tay và những lá thư cũ kỹ. Ông ta bật TV lên để "có bạn". Một cây đàn Piano cổ hiệu Steinway nằm choáng gần cả căn phòng. Đó là một cảnh tượng ảm đạm, và càng buồn hơn nữa vì cây đàn Steinway là sở hữu của vợ Barrington - Coupe, Joyce Hatto, một nghệ sĩ dương cầm từng được hoan nghênh nhiệt liệt vừa mới qua đời ngay tại căn phòng này một năm trước. Barrington - Coupe hết sức buồn bã. Ông bỏ một dĩa CD của Hatto vào máy phát, và âm thanh của một nghệ sĩ dương cầm đẳng cấp thế giới vang lên, ngân nga dưới trần nhà thấp. Nhắm mắt lại và như thể bà ta đang ở đây, đôi bàn tay mảnh khảnh lướt trên các phím đàn. Ông mỉm cười và nói trong nước mắt: "Nghe đi, cô ấy đã tập luyện cho đến khi mọi thứ thật hoàn hảo. Bạn sẽ không thể nghe được một nghệ sĩ nào hay hơn đâu". Ngoại trừ một vấn đề duy nhất - Joyce Hatto chỉ là giả mạo.
Việc giả mạo này không hề là chuyện nhỏ. Hatto có thể được đánh giá như một phiên bản cao cấp hơn so với Mili Vanilli. Khi qua đời ở tuổi 77 vì bệnh ung thư buồng trứng, bà ta đã phát hành 119 album - Beethoven, Mozart, Chopin - gần như toàn bộ các CD này đều đang bị nghi ngờ là giả mạo. Mở một dĩa CD của Joyce Hatto và bạn sẽ chỉ nghe Yefim Bronfman, Ian Hobson, Vladimir Ashkenazy và hàng chục nghệ sĩ khác, được sao chép một cách cẩn thận bằng công nghệ kỹ thuật biên soạn nhạc. Thậm chí đến các chuyên gia cũng bị lừa. Vào năm 2005, chuyên gia phê bình của Boston Globe, Richard Dyer gọi bà ta là "Nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất còn sống". Điều đáng châm biếm là ngay khi bà ta bị lộ chân tướng cách đây ba tháng - nhờ vào công nghệ đoán nhận thông minh của iTunes - nhiều người vẫn tiếp tục nghe nhạc của bà ta và của nhà sao chép: người chồng. Câu chuyện của họ là một câu chuyện tình yêu mù quáng và đầy tham vọng, đồng thời gây ra rất nhiều thắc mắc xung quanh kỹ thuật thu âm và sao chép. Công nghệ đã thành danh cho Hatto, nhưng cũng phá hủy nó. 
Hatto thực ra là một người chơi piano tương đối tốt, nhưng không đến mức khác thường. Trong những năm 1950, bà ta cũng có các buổi trình diễn được hoan nghênh tại London hay Ba Lan. Về sau, bà chuyển sang thu âm và dạy kèm piano. Barrington - Coupe, trong một buổi trả lời phỏng vấn của NEWSWEEK - lần đầu tiên trước công chúng Hoa Kỳ - Anh ấy Tr​ớc hết với một sự công bố Mỹ - thừa nhận rằng hầu như toàn bộ cuộc đời của Hatto là "một nghệ sĩ không thực thể". Bà ta không còn xuất hiện trước công chúng kể từ năm 1976 với lý do bệnh, nhưng trong thập kỷ 1990, bà ta lại tung ra một loạt album được thực hiện trong căn phòng thu âm nhỏ bé Concert Artist của chồng mình. Theo lời của Barrington - Coupe, Hatto quyết định thu âm bất cứ khi nào bà ta cảm thấy đủ sức khỏe. Bà ta đã hình thành một danh mục CD thương mại với số lượng và chất lượng đáng kinh ngạc. Theo lời James Inverne, tổng biên tập tạp chí Gramophone, bà ta là "một thần tượng". Khi Hatto chết vào tháng sáu năm 2006, Concert Artist đã phát hành 119 Album lấy tên của bà ta. Một tờ báo Anh viết bài đã gọi bà ta là "Một trong những nghệ sinh piano vĩ đại mà nước Anh có được". 
Những lời tung hô chỉ kéo dài chưa đến một năm. Khi nhà phân tích tài chính New York Brian Ventura chép dĩa Liszt's Etudes của Hatto vào máy tính, cơ sở dữ liệu trực tuyến Gracenote nhận dạng đây là bản ghi năm 1987 của nghệ sĩ Hungari Laszlo Simon, dựa trên dữ kiện thực tế là cả hai bản ghi đều có cùng một độ dài thời gian như nhau - chỉ chênh lệch chưa đến 75 phần trăm giây. Ventura gởi Email cho nhà nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm Jed Distler, người từng tham khảo rất nhiều đĩa của Hatto trên địa chỉ ClassicsToday.com. Anh nói: "Mười trong số mười hai bài đều có những điểm tương tự. Đoạn thứ 10 chính là đoạn tôi cảm thấy có điều bất thường. Một nốt nhạc là nốt Đô trung bị lạc điệu, cả hai bản ghi đều xuất hiện điều này". Distler Email cho Inverne, ủy nhiệm nhà phân tích âm nhạc Paris Andrew Rose tiến hành khảo sát các bản ghi của Hatto. Rose xác nhận cả hai bài là một, nhưng bản ghi của Hatto có nhiều dấu hiệu cải trang để cho khác biệt với nguồn gốc thật của nó. Inverne nói: "Cứ như một ai đó đang tìm cách đeo râu mép giả và mang kính vậy". 
Thoạt tiên Barrington - Coupe phủ nhận tất cả mọi chuyện. Ông ta nói với Inverne trong một cuo56c nói chuyện qua điện thoại hồi tháng hai rằng: "Tôi cũng không biết giải thích như thế nào". Tuy nhiên sau đó ông ta viết thư gởi cho nhà sản xuất bản gốc Laszlo Simon, Chủ tịch BIS Records Robert von Bahr, và xin lỗi về điều này. Ông ta khẳng định rằng Hatto vô tội, ông ta cố gắng ghép các bài trình diễn của nhiều người khác vào chỉ nhằm mục đích tìm cách che giấu cơn đau do ung thư của bà ta. Ông ta viết: "Tôi thật sự hối hận vì quyết định khờ dại của mình, khi luôn mong muốn đem lại cho Joyce hạnh phúc nhưng không ngờ lại kéo tên tuổi của nàng xuống bùn đen". 
Vấn đề là: Hatto biết gì về điều này, và biết vào lúc nào? Nếu như theo lời Barrington - Coupe khẳng định là bà không biết, thì rõ ràng bà đã tìm cách ghi âm chỉ với một động lực tốt, tin rằng chồng mình sẽ phát hành những bản ghi nguyên thủy. Đa số các chuyên gia đều phủ nhận điều này. Họ cho rằng nếu như bà ta đã thực sự thực hiện các bản ghi này thì Barrington - Coupe phải thuê cả một dàn nhạc lớn. Nhà phê bình âm nhạc Christopher Howell hỏi: "Nếu vậy, tại sao không có bất kỳ một ai trong dàn nhạc đứng ra làm chứng?". Hơn nữa, nhà phê bình Anh Jeremy Nicholas nhận được một lá thư của Hatto có viết: "Nhân tiện, tôi có chơi lại bản Godowsky. Anh thấy đấy, tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn". Inverne nói: "Điều này có nghĩa là bà ta đã nghe lại và nếu có nghe lại, chắc chắn bà ta phải biết. Điều này cũng giống như khi bạn nhìn vào chữ ký của mình". 
Cuối cùng thì Barrington - Coupe biết được sự thật. Ông ta vốn là một người có bề ngoài thân thiện, tóc bạc, da mặt nhiều nếp nhăn, khó ai có thể nghi ngờ. Thế nhưng ông ta đã qua cái thời của mình. Vào năm 1966 ông ta bị kết tội trốn thuế 1 triệu USD và đây cũng là vụ án có giá trị cao nhất từ trước đến nay tại tòa án Old Bailey - London. Mỗi khi đề cập đến vụ bê bối mới nhất, ông ta nhanh chóng né tránh, nhập nhằng và nói chuyện lớn tiếng. Khi thì ông ta nói cái đàn Steinway được chuyển đến phòng thu mỗi khi Hatto muốn thu âm. Mỗi khi di chuyển đàn, cần phải có một chuyên gia lên dây đàn kiểm tra. Ông ta nói: "Tôi quên mất tên anh ta rồi". Ông ta còn nói người lên dây đàn là một người "Rất trầm lặng, thường xuyên không thèm trả lời điện thoại và không dễ dàng tìm thấy". Khi được hỏi Hatto đã thu âm lần cuối vào lúc nào, ông ta tuyên bố là trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2005 đến tháng giêng năm 2006, ông ta cũng nhắc đến nhà hát West Road Concert Hall ở Cambridge. Tuy nhiên giám đốc nhà hát George Unsworth nói với NEWSWEEK: "Tôi đã kiểm tra nhật ký làm việc và không hề thấy có cuộc ghi âm nào có liên quan đến Barrington - Coupe hay Joyce Hatto trong thời điểm đó". Khi đối diện với sự phủ nhận này, Barrington - Coupe gởi email cho phóng viên NEWSWEEK: "Tôi chỉ muốn thử anh xem thế nào". Sau đó ông ta buộc tội phóng viên này là "săn đuổi" ông ta. 
Khi nào này luật pháp sẽ bước vào cuộc. Gordon Williams, luật sư truyền thông và giải trí ở London nói bất cứ vụ kiện nào chống lại Barrington - Coupe đều là vụ kiện dân sự, không phải là hình sự. Ông nói: "Chủ nhân của bản quyền - là các công ty ghi âm - có thể quyết định trường hợp này. Các nghệ sĩ biểu diễn cũng có lý do để khởi kiện nếu như cuộc trình diễn của họ bị sử dụng mà không được họ chấp nhận". BIS Records quyết định không khởi kiện. Nhưng Barrington - Coupe tuyên bố vung vít: "Đây không phải là vụ kiện đơn giản, vì ai sẽ là người thua kiện? Họ không có câu trả lời. Nếu họ tìm ra câu trả lời, chắc chắn họ sẽ khởi kiện. Ai sẽ bị tổn thương? Ai sẽ là nạn nhân?" 
Chắc chắn đó sẽ là nghệ sĩ dương cầm Paul Kim. Bài trình diễn nhạc khúc của Olivier Messiaen: "Vingt Regards sur l'Enfant - Jésus" đã bị tước đoạt và ghi tên của Hatto. Nghệ sĩ New York này với tạp chí NEWSWEEK: "Chúng tôi sẽ mau chóng tha thứ và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến cho hai người phải làm điều này. Các bản ghi âm của tôi là toàn bộ sáng tạo của Messiaen, đó cũng là niềm quyết tâm của cả cuộc đời tôi. Tôi đã phải trải qua cả một phần tư thế kỷ nghiên cứu nghiêm khắc, thực hiện và tiến hành ghi âm. Đối với những ai có thể cướp đoạt toàn bộ công trình quan trọng này và ba hoa là của mình, họ chỉ gặp thất bại".
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Ernst Lumpe là nhà sản xuất của nghệ sĩ dương cầm Italy Sergio Fiorentino, người cũng có thời gian ký hợp đồng với Concert Artist. Sau cái chết của Fiorentino vào năm 1998, Barrington - Coupe tuyên bố sở hữu rất nhiều bản ghi âm của Fiorentino chưa hề được công bố. Ông ta phát hành các bản ghi âm này dưới danh nghĩa Concert Artist. Lumpe nói; "Tôi hơi nghi ngờ đối với một số bản ghi âm này. Chắc chắn trong chúng có một bản không phải là do Fiorentino chơi". Nhưng ông cũng không tiến hành khiếu kiện vì giải tích rằng "Tôi chưa bị thiệt hại gì". 
Tuy Hatto đã qua đời, nhưng vụ bê bối này rõ ràng sẽ còn ảnh hưởng đến thế giới âm nhạc cổ điển trong nhiều năm nữa. Inverne nói: "Tác động sâu sắc nhất chính là những câu hỏi về bản quyền". Christopher Howell, một nghệ sĩ dương cầm, tóm tắt đơn giản hơn: "Không thể nào nghĩ rằng sản phẩm của mình lại bị một người khác thay đổi". Từ lâu nay, việc biên soạn lại vẫn được chấp nhận trong lĩnh vực này. Do đó làm thế nào để phân biệt được một anh chàng chuyên đi sửa chữa và đạo nhạc? Distler nói: "Phong cách - bạn không thể nào ghép phong cách được". Theo ông, vụ Hatto chỉ thành công vì "Barrington - Coupe rất sành sỏi về các nghệ sĩ dương cầm" - ngoại trừ người mà ông ta kết hôn. 
=END=


8- Gương Xưa Tích Cũ
- Vì Đâu Nên Nỗi 
Mõ Sàigòn
 (SGT)
Tuyết Lạp là người ôn hòa thanh nhã, thích chuyện phiêu lưu, nên không thể ở nhà lâu được. Mẹ là Lã thị thấy vậy mới nói với Lạp rằng:
- Sự nghiệp không màng. Công danh cũng chẳng lo, rồi ít nữa cưới xin mần răng con tính?
Lạp thoải mái đáp:
- Con nít không bị té thì không thể lớn. Cũng vậy, nếu con chỉ ở nhà, quanh quẩn trước sau, thì ít nữa lỡ muốn... dâu làm sao bắt dính?
Lã thị bực mình gắt:
- Dâu thì tao chọn. Cưới hỏi thì tao lo. Còn bây chỉ đứng bên mà nhào dzô rinh lấy.
Lạp cho dẫu không đồng ý với mẹ, nhưng nghĩ tới câu già néo đứt dây, nên đưa đẩy mà rằng:
- Cuộc đời thường ấm lạnh, nên con người ta muốn sống còn phải ăn ở cho đúng thời đúng tiết. Có điều, sức một mà vác hai. Áo mỏng manh đi dưới trời mưa lạnh, thì cho dẫu có hiếu đạo đầy vai cũng khó bề bưng vác.
Ngày nọ, Lạp qua Thiểm Tây chơi. Chẳng may gặp cướp cạn nên tiền nong mất cả. Đang lo âu là vậy, bất chợt thấy một lão tiều phu ở triền dốc trước mặt, bèn ráng sức chạy theo, rồi hô lớn:
- Tai hạ nguyện gánh củi về nhà. Chỉ xin một chén cơm để có thể giữ xác thân mai này cho... má nó!
Lão ông quay đầu lại, thấy Lạp trên dưới chỉ có bộ đồ dính tạm vào thân, bèn chán nản nói:
- Quan nha chịu ơn vua, hưởng lộc nước, mà không ra sức làm việc, đến nỗi con dân phải thường xuyên tay trắng, bị lột tới xương, thì thiệt là không ra cái gì hết cả!
Đoạn, nhỏ giọng nói với Lạp rằng:
- Bị mất có nhiều không?
Lạp bối rối đáp:
- Vừa ra khỏi quán bia ôm, nên thiệt không biết mất nhiều hay mất ít!
Lão ông gật gật mấy cái, rồi thân thiết nói:
- Thế cậu đã có vợ con gì chưa?
Lạp vội vàng đáp:
- Tai hạ chưa có ý đón chờ, nên đến hôm nay vẫn mình không chiếc bóng.
Lão ông nghe vậy liền đưa tay vuốt râu mấy cái, rồi thủng thẳng nói:
- Thật ra cưới được vợ chẳng phải là khó khăn lắm đâu. Trước khi nghĩ đến nợ duyên, thì phải nghĩ tới sức mình cái đã. Nếu như chỉ tận sức, và chỉ tận sức thôi, thì sự thành công chừng hơn phân nửa, hoặc chẳng đặng gì. Nhưng nếu nghiến chặt hai hàm răng lại. Quyết một trận ăn thua, thì cơ hội thành công sẽ nhiều thêm lên nữa. Mà nói cho cùng - đã là người ai chẳng muốn có đôi - nên cái khó nhiều khi lại do... tưởng tượng mà ra điều ra tiếng.
Rồi kéo tay Lạp mà nói rằng:
- Muốn trở thành một người từng trải thì phải nhiều kinh nghiệm, mà muốn có kinh nghiệm thì phải chơi cho tới bờ tới bến. Nay cậu đã trắng tay. Sao không tính kế để ngày mai chơi tiếp?
Lạp trố mắt ra nhìn lão ông, ngơ ngác nói:
- Đất lạ quê người, thì cho dẫu có thiện ý thành tâm, cũng khó hơn lên trời đó vậy.
Lão ông ngúc ngoắc cái đầu một hơi mấy cái, rồi bất chợt hỏi:
- Có thể thúc đẩy người đàn ông chơi xả láng. Bất kể xác thân. Thậm chí chuyện chết sống cũng không cần biết tới, là cái gì?
Lạp mau mắn đáp:
- Rượu!
Lão ông lắc đầu nói:
- Rượu. Chỉ khiến cho người ta phấn khích lúc đầu, nhưng chết mẹ khúc sau, thành thử sự nghiệp công danh khó mà làm ngon được.
Rồi đặt tay lên vai của Lạp, mạnh miệng nói:
- Đàn ông đại trượng phu, khi không mà tay trắng làm nên, thì chỉ vì... tình. Chớ không thể vì một lý do nào khác. Vậy, hết tiền không đáng sợ. Cái đáng sợ là không có động lực thúc đẩy mình kiếm tiền, nên mới chịu an thân. Ngàn hôm rét đói.
Lạp nghe lão ông giải bày như vậy, cảm động đến bội phần, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, vẫn không giấu được nỗi lo âu đang ngày đêm hiện diện, bèn ưu tư nói:
- Tai hạ tuy chưa có bằng Tiến sĩ, nhưng lại biết làm thơ, nên có thể dạy đôi điều chữ nghĩa. Chỉ là đất khách quê người. Ai hiểu mà giới thiệu cho?
Lão ông cười tươi đáp:
 - Chủ của tôi, có một người con trai, ham chơi hơn là ham học, nên vẫn thưởng để ý đến các bậc tôn sư, hầu mời đến dạy cho con của mình, nhưng tiền mất tật mang, nên đến hôm nay vẫn i xì không tiến!
Lạp nghe các bậc tôn sư còn chẳng làm ăn gì được, hà huống lạng quạng như mình, bèn nhộn nhạo tim gan, xua tay nói:
- Thứ thiệt còn mần không được. Tai hạ là đồ giả. Lẽ nào làm đặng mà tin được hay sao?
Lão ông cười to đáp:
- Cá nào thì mồi đó. Cậu chủ thích ăn chơi, mà lúc nào cũng nghe đến nhân lễ nghĩa trí tín, thì cho dẫu có muốn vui lòng mẹ cha, cũng khó mà yên được. Còn cậu. Nay bia ôm mai thịt rừng, mốt bài bạc lai rai, thì không nói cũng biết trúng hơn... Bà hơn Cậu.
Lạp như mở cờ trong bụng, mừng rôn nói:
- Dạy học mà dạy cách ăn chơi, thì bảo đảm sẽ hơn thầy trong ít tháng.
Rồi theo lão ông đi về. Lúc đến nơi, Lạp đứng đợi ở phòng khách. Bất chợt có một cụ già đi vào, râu tóc bạc phơ, hướng vào Lạp mà nói rằng:
- Nhà tôi họ Đan. Nay tiên sinh thương thằng con ngu dại của tôi, mà nhận dạy dỗ nó, thì công ơn ấy nguyện khắc cốt ghi tâm, ngàn năm báo đáp.
Lạp không ngờ sự tình xảy ra như vậy, bèn hốt hoảng thưa:
- Dụng nhân như dụng mộc. Tai hạ nguyện sẽ hết sức bình sinh để chủ nhân được yên tâm mà đuôi đề nuôi số.
Tối ấy, Lạp đang thoải mái uống Ngũ gia bì. Chợt Đan công tử bước vô, cười reo nói:
- Thầy có chữ thì dễ tìm. Thầy chịu chơi mới là khó kiếm. Thiệt là quá đã!
Đoạn, lôi trong túi ra một bịch nai khô, mà nói rằng:
- Thú thật với thầy. Em không cần đỗ đạt để làm quan, mà chỉ muốn học ít chữ để viết thư tình cho tới.
Lạp từ nào tới giờ, chỉ nghe học cho cha mẹ vui, hoặc kiếm đường tiến thủ, nhưng chưa hề nghe học để viết thư tình, bèn hết sức ngạc nhiên. Thắc mắc nói:
- Công tử trắng trẻo, ra vẻ phong lưu, lại con nhà giàu, thì chuyện yêu đương đẩy ra còn không hết. Sao lại phải lo?
Đan công tử buồn hiu đáp:
- Người đàn ông bất hạnh là người có những gì mình không muốn, và muốn những gì mình không có. Chẳng phải vậy sao?
Lạp gật gù đáp:
- Đúng!
Đan lại nói:
- Thanh Phượng. Người ở làng bên. Chẳng những nổi tiếng hoa khôi mà nấu lẫu không làm sao chê được. Đã vậy còn thích chuyện thơ văn, nuôi bầy chim, cá. Thường nói với chúng bạn rằng: "Chồng mà thiếu đi phần lãng mạn, thì chẳng thà ở vậy còn hơn. Chớ không thể... dùi đục mắm nêm cho hết đời hết kiếp". Đám bạn nhao nhao nói: "Dùi đục vẫn hơn là lẽ bóng. Chớ đàn ông được mấy người lãng mạn? Không nhậu thì đánh bài. Không đánh bài thì cá ngựa quanh năm. Mần răng kiếm thấy?". Phượng xua tay đáp: "Lấy vợ, mà phải nhờ mai mối, là tầm thường. Lấy vợ, mà tự tay viết thư tình, thêm hò hẹn xa xôi, mới là đúng nợ duyên của trời cao se kết." 
Rồi thở ra một cái, mà nói rằng:
- Em cần viết thư tình, để có thể vầy duyên tơ tóc, mà các thầy trước chỉ biết có Tứ thư, nên phải... đuổi đi là vì duyên cớ đó! 
Lạp ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng nói:
- Thế công tử đã gởi thư lần nào chưa?
Đan thểu não đáp:
- Rồi! Nhưng sau khi đọc xong, Phượng nhắn lại rằng: "Viết thư theo kiểu viết... điếu văn, thì sao không về cõi vĩnh hằng mà viết?"
Lạp lại hỏi:
- Thế công tử có biết tại sao mình thua không?
Đan khổ sở đáp:
- Không!
Lúc ấy, Lạp rót đầy ly rượu, rồi cụng với Đan một phát, dzô đủ trăm phân, mà nói rằng:
- Công tử thua là vì không biết tận dụng cái thất bại để chuyển thành bàn thắng. Chỉ có vậy thôi, bởi con gái thường ra nhẹ dạ, lại dễ mủi lòng, nên chết đẹp lai rai. Nay công tử phải thành tâm nhận lỗi, rồi xin người ta một cơ hội, để cải tử hồi sinh, thì chắc chắn tin vui sẽ về trong sớm tối.
Rồi lôi trong bọc ra một chồng giấy, tha thiết nói:
- Sẵn rượu sẵn khô. Ngại ngùng chi mà ngồi im không viết?
Đan nghe như được thầy tiếp thêm nguồn sinh lực, bèn lấy cây bút nguyên tử, phóng tay viết: Từ lúc em đoạn tuyệt tình anh, bên hàng cây ngô đồng. Anh vẫn thường đến đó để tự hỏi bản thân, cũng như hỏi ông Trời: Tại sao lại chia rẽ chúng ta? Tại sao phải đối xử với chúng ta cạn tàu ra như thế? Nhưng rồi lòng anh dịu lại, khi hiểu được rằng: Thì ra hôm đó em từ chối tình anh không phải vì ông Trời, mà chính những dòng chữ của anh, đã làm em thất vọng. Anh biết em đã mất lòng tin. Hủy đi điều tốt đẹp, và anh cũng biết, chỉ với vài câu này - em thật khó mà tiếp nhận lại anh - nhưng chuyện gì cũng không thể tuyệt đối, nếu em cho anh một cơ hội, để làm lại từ đầu, thì anh tin rằng, mình sẽ ở được với nhau...
=END=
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